hướng dẫn các biểu mẫu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Phần I. Hướng dẫn chung

I. Xây dựng báo cáo thống kê

1. Kỳ thống kê tháng: 

Kỳ thống kê tháng phải lập các biểu:
Biểu số 01/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

Biểu số 02/2013: Thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 03/2013: Thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm;

Biểu số 04/2013: Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 05/2013: Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 06/2013: Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

Biểu số 07/2013: Thống kê công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân;

Biểu số 08/2013: Thống kê công tác điều tra các vụ án hình sự của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân;

Biểu số 10/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm;

Biểu số 11/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm;

Biểu số 12/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

Biểu số 13/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm;

Biểu số 14/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm;

Biểu số 15/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

Biểu số 16/2013: Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn;

Biểu số 17/2013: Thống kê công tác kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát;

Biểu số 18/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp;

Biểu số 19/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;

Biểu số 20/2013: Thống kê công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

2. Kỳ thống kê 6 và 12 tháng

Kỳ thống kê 6 và 12 tháng phải lập các biểu: 

Biểu số 01/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

Biểu số 02/2013: Thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 04/2013: Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 05/2013: Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 06/2013: Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

Biểu số 07/2013: Thống kê công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân;

Biểu số 08/2013: Thống kê công tác giải quyết các vụ án hình sự của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân;

Biểu số 09/2013: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự;

Biểu số 10/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm;

Biểu số 11/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm;

Biểu số 12/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

Biểu số 13/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm;

Biểu số 14/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm;

Biểu số 15/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

Biểu số 16/2013: Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn;

Biểu số 17/2013: Thống kê công tác kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát;

Biểu số 18/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp;

Biểu số 19/2013: Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
Biểu số 20/2013: Thống kê công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

II. Một số nguyên tắc thống kê

1. Nguyên tắc thống kê theo tội danh: 

- Tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can, bị cáo đầu vụ).

- Tội danh của từng bị can, từng bị cáo được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của từng bị can, từng bị cáo. 

Nếu một vụ án nhiều tội danh hoặc một bị can thực hiện  nhiều tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có điều luật nhỏ nhất trong các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng.

Các quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng là căn cứ  để thống kê, vì vậy, tội danh của vụ án, bị can, bị cáo ở các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được thống kê theo tội danh ghi trong các quyết định tương ứng với từng giai đoạn tố tụng.

2. Nguyên tắc thống kê “chuyển đi”, chuyển đến”:

“Chuyển đi” là chuyển đi nơi khác giải quyết, “chuyển đến” là nhận từ nơi khác để giải quyết; chuyển đi và chuyển đến giữa hai cơ quan khác nhau, phải trong cùng giai đoạn giải quyết (điều tra chuyển điều tra, truy tố chuyển truy tố, xét xử chuyển xét xử...; nếu sau khi kết thúc giải quyết ở giai đoạn này đ​ược chuyển sang giai đoạn kế tiếp ở một đơn vị khác thì không đ​ược coi là chuyển đến và chuyển đi. 

Đơn vị nơi chuyển đi không được thống kê vào số cũ hoặc số mới (không thuộc tổng số án phải giải quyết theo thẩm quyền) .

Đơn vị nơi chuyển đến được thống kê vào “số cũ” hoặc “số mới” căn cứ vào ngày ban hành các văn bản tố tụng tư​ơng ứng.

Lưu ý: Cần phân biệt với án của CQĐT Bộ Công an, CQĐT cấp tỉnh kết thúc điều tra chuyển VKS cấp huyện truy tố; án của VKS tối cao truy tố chuyển Tòa án cấp tỉnh xét xử (án ủy quyền xét xử); án của VKS cấp tỉnh truy tố chuyển Tòa án cấp huyện xét xử.

- án chuyển để truy tố theo thẩm quyền nếu án chuyển thuộc CQĐT sẽ thống kê vào tiêu chí “án chuyển đi nơi khác để truy tố theo thẩm quyền” và án chuyển đến thuộc VKS sẽ thống kê vào tiêu chí “án nhận nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền”. 

- Nếu án chuyển thuộc VKS sẽ thống kê vào tiêu chí “án chuyển đi nơi khác để xét xử theo thẩm quyền” và án chuyển đến thuộc Toà án sẽ thống kê vào tiêu chí “án nhận nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền”. 

Đối với Thống kê Giam giữ, Thi hành án hình sự

- Đối với những trường hợp tạm giữ, tạm giam, người đang thi hành án phạt tù chung thân, người đang thi hành án phạt tù có thời hạn chuyển đi nơi khác thì đơn vị chuyển đi không tính vào số tổng mà: nếu là số cũ thì trừ số cũ, nếu là số mới thì trừ số mới.

- Đối với trường hợp tạm giữ, tạm giam nhận từ nơi khác chuyển đến thì căn cứ vào quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam và lệnh bắt tạm giam  ban đầu để tính nếu là số mới thì  thống kê số mới nếu là số cũ thì thống kê số cũ.

- Đối với trường hợp phạm nhân (cả tù chung thân và tù có thời hạn) nhận từ nơi khác chuyển đến chấp hành án thì thống kê vào số mới. Tuy nhiên đối với trường hợp trích xuất: khi nhận về khác kỳ thống kê với kỳ trích xuất đi thì tăng số cũ. 

3. Nguyên tắc thống kê tách, nhập vụ án:

Trong biểu mẫu không có các tiêu thức “tách”, “nhập”; khi xuất hiện các trư​ờng hợp này thì tăng hoặc giảm số lư​ợng án phải giải quyết thuộc số cũ hoặc số mới, cụ thể như​ sau: 
Tách vụ án: 

Nếu 1 vụ án  thuộc số cũ đư​ợc tách thành n vụ thì sẽ tăng thêm (n-1) vụ vào số cũ; nếu 1 vu án  thuộc số mới đ​ược tách thêm n vụ thì tăng thêm số mới (n-1) vụ. Ví dụ: 1 vụ đư​ợc tách thành 3 vụ (n=3) thì số vụ đ​ược tăng thêm là (3-1 =2);

Nhập vụ án: 
Nhập cũ vào cũ, mới vào mới: nếu nhập n vụ với nhau thì số vụ sẽ giảm đi (n-1) vụ tương ứng (cũ giảm cũ, mới giảm mới); Ví dụ: 3 vụ cũ (n=3) nhập làm 1 vụ thì số vụ cũ giảm      (n-1= 3-1=2) vụ; 

Nếu nhập n vụ cũ với 1 vụ mới thì số vụ cũ giảm đi n vụ, số vụ mới không đổi; ngư​ợc lại, nếu nhập n vụ mới vào 1 vũ cũ thì số vụ mới giảm đi n vụ, số vụ cũ không đổi (tổng số giảm n vụ);

Nếu nhập n vụ cũ vào m vụ mới làm một vụ mới thì số vụ cũ giảm n vụ, số vụ mới giảm m-1 vụ, tổng số vụ giảm n+m-1 vụ; ngư​ợc lại, nếu nhập n vụ mới vào m vụ cũ thì số vụ mới giảm đi n vụ, số vụ cũ giảm m-1 vụ, tổng số vụ giảm n+m-1 vụ.

III. Khái niệm chung: 

1. Số cũ, số mới:

- Số cũ: là số liệu phát sinh trước kỳ thống kê (tính từ trước thời điểm bắt đầu kỳ thống kê).
-  Số mới: là số liệu phát sinh trong kỳ thống kê (tính từ thời điểm bắt đầu kỳ thống kê đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê).

Số cũ hoặc số mới trong thống kê hình sự căn cứ vào ngày ban hành các văn bản tố tụng của CQĐT, VKS hoặc Toà án.

Số cũ hoặc số mới trong thống kê dân sự căn cứ vào ngày VKS nhận được thông báo thụ lý theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và bộ luật tố tụng hành chính.

Số cũ và số mới trong thống kê thi hành án hình sự căn cứ vào biên bản bàn giao phạm nhân tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam.

3. Tổng số: bao gồm cả số liệu phát sinh từ các kỳ thống kê trước và số liệu phát sinh trong kỳ thống kê này tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê.

4. Số cuối kỳ: là số còn lại chưa giải quyết phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết.

5. Số thụ lý: sổ thụ lý của tất cả các biểu kiểm sát giải quyết sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm dân sự, HNGĐ, KD, TM. LĐ, HC, kiểm sát thi hành án dân sự đều là số thụ lý của Viện kiểm sát, không phải là số thụ lý của Toà án hoặc số thụ lý của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp. 

Phần II - hướng dẫn cụ thể
biểu 01/2003

Thống kê công tác  kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

- Dòng 1 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn lại của kỳ trước): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của kỳ thống kê trước CQĐT chưa ban hành quyết định giải quyết (Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định không khởi tố vụ án).

- Dòng 2 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới nhận): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới nhận trong kỳ thống kê.

- Dòng 3 (Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của kỳ thống kê trước chưa kết thúc xác minh và số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới nhận trong kỳ thống kê.

- Dòng 4 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã giải quyết): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà Cơ quan điều tra đã ban hành các quyết định giải quyết (quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự) theo khoản 2 Điều 103 BLTTHS.

- Dòng 5 (Trong đó: - Đã khởi tố): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự.

- Dòng 6 (Không khởi tố chuyển xử lý hành chính): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà cơ quan điều tra đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định xử lý hành chính.

- Dòng 7 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cuối kỳ chưa giải quyết): thống kê số tin báo, tố giác tội phạm còn lại tính đến cuối kỳ thống kê chưa ban hành các quyết định giải quyết.

- Dòng 8 (Trong đó: - Số đã quá hạn tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê số tin báo, tố giác tội phạm còn lại chưa giải quyết đã quá thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 103 BLTTHS.

biểu 02/2003

Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc điều tra,  kiểm sát việc xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

- Dòng 1 (Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định khởi tố): thống kê số vụ án Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan có thẩm quyền (trừ quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử). 

- Dòng 2 (Số người VKS huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can): thống kê số người Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của CQĐT. 

- Dòng 3 (Số người VKS  có văn bản yêu cầu tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ để phê chuẩn QĐ khởi tố): Thống kê số người Viện kiểm sát thấy chưa đủ căn cứ để phê chuẩn và có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm căn cứ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của CQĐT. 

- Dòng 4 (Số vụ án VKS yêu cầu CQĐT huỷ bỏ QĐ khởi tố): Thống kê số vụ án Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu CQĐT ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án.

- Dòng 5 (Số vụ án CQĐT đã huỷ bỏ QĐ khởi tố  theo yêu cầu của VKS): thống kê số vụ án CQĐT ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án theo yêu cầu của VKS, bao gồm cả trường hợp VKS đã yêu cầu CQĐT huỷ bỏ ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này CQĐT mới ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án.

- Dòng 6/7 (Số vụ án/bị can VKS  huỷ bỏ QĐ thay đổi, bổ sung QĐ khởi tố): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát ra quyết định huỷ bỏ QĐ thay đổi QĐ khởi tố hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can. 

- Dòng 8 (Số bị can VKS phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố): thống kê số bị can Viện kiểm sát có quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi hoặc quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can của CQĐT.

- Dòng 9/10 (Số vụ án/bị can VKS yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu CQĐT ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can. 

- Dòng 11/12 (Số vụ án/bị can CQĐT đã thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án theo yêu cầu của VKS): thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can theo yêu cầu của VKS bao gồm cả trường hợp VKS đã yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này cơ quan điều tra mới ra quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án/bị can.

- Dòng 13 (Số vụ án CQĐT ra QĐ không khởi tố): thống kê số vụ án  Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 14 (Số vụ án VKS hủy bỏ quyết định không khởi tố): thống kê số vụ án Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự (quyết định không khởi tố vụ án hình sự có thể được ban hành trong kỳ thống kê hoặc ở các kỳ thống kê trước).

- Dòng 15/16 (Số vụ án/bị can VKS khởi tố yêu cầu CQĐT điều tra): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố yêu cầu CQĐT điều tra.

- Dòng 17/18 (Số vụ án/bị can VKS yêu cầu CQĐT khởi tố): thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án/bị can.

- Dòng 19/20 (Số vụ án/bị can CQĐT đã khởi tố theo yêu cầu của VKS): thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án/bị can theo yêu cầu của VKS, bao gồm cả trường VKS đã có văn bản yêu cầu khởi tố ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này CQĐT mới ra quyết định khởi tố vụ án/bị can.

- Dòng 21 (Số vụ án VKS đề ra yêu cầu điều tra): thống kê số vụ án Viện kiểm sát đề ra các yêu cầu điều tra với CQĐT.    

- Dòng 22 (Số người VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp): thống kê số người Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của CQĐT.    

- Dòng 23 (Số người VKS không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp): thống kê số người Viện kiểm sát thấy không có căn cứ để phê chuẩn và ban hành quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của CQĐT.   

- Dòng 24 (Số người VKS QĐ phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp sau đó trả tự do vì không vi phạm pháp luật): thống kê số người được trả tự do phát sinh trong kỳ thống kê mà trước đó bị tạm giữ do VKS QĐ phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp (QĐ phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của VKS có thể trong kỳ thống kê hoặc trước kỳ thống kê).

- Dòng 25 (Số người VKS huỷ bỏ QĐ tạm giữ): thống kê số người VKS huỷ bỏ QĐ tạm giữ khi thấy không có căn cứ hoặc không cần thiết.

- Dòng 26 (Số người VKS không phê chuẩn gia hạn tạm giữ (lần thứ nhất, thứ 2)): thống kê số người VKS không phê chuẩn QĐ gia hạn tạm giữ của CQĐT không phân biệt gia hạn lần thứ nhất hay lần thứ hai. 

- Dòng 27 (Số người VKS phê chuẩn gia hạn tạm giữ sau đó trả tự do vì không vi phạm pháp luật): thống kê số người được trả tự do phát sinh trong kỳ thống kê mà trước đó VKS ra quyết định phê chuẩn gia hạn tạm giữ của CQĐT (QĐ phê chuẩn gia hạn tạm giữ  của VKS có thể trong kỳ thống kê hoặc trước kỳ thống kê).

- Dòng 28 (Số người cơ quan bắt giữ trả tự do chuyển xử lý hành chính): thống kê số người được trả tự do có quyết định xử lý hành chính trong kỳ thống kê tính cả những trường hợp được trả tự do từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định xử lý hành chính trong kỳ thống kê này.
- Dòng 29 (Số người cơ quan bắt giữ trả tự do không xử lý hành chính): thống kê số người được trả tự do không bị xử lý hành chính trong kỳ thống kê. 

- Dòng 30 (Số bị can VKS yêu cầu CQĐT bắt tạm giam): thống kê số bị can VKS có công văn yêu cầu CQĐT bắt tạm giam. 

- Dòng 31 (Số bị can CQĐT đã bắt tạm giam theo yêu cầu của VKS): thống kê số bị can CQĐT đã bắt tạm giam theo yêu cầu của VKS tính cả những trường hợp VKS yêu cầu bắt tạm giam từ các kỳ thống kê trước, CQĐT bắt trong kỳ thống kê này.

- Dòng 32 (Số bị can VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam): thống kê số bị can VKS ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam.

- Dòng 33 (Số bị can VKS không phê chuẩn lệnh tạm giam (lần1,2,3 và đặc biệt)): thống kê số bị can VKS ra quyết định không phê chuẩn lệnh  tạm giam.

- Dòng 34 (Số bị can VKS không gia hạn tạm giam): thống kê số bị can VKS ra quyết định không gia hạn tạm giam.

 - Dòng 35 (Số bị can VKS QĐ huỷ bỏ biện pháp tạm giam): thống kê số bị can VKS ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam do tạm giam trái pháp luật. Các trường hợp huỷ bỏ do đình chỉ bị can, huỷ bỏ khi thấy không cần thiết hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chăn khác thì không thống kê vào dòng này. 
- Dòng 36 (Số bị can VKS không phê chuẩn tạm giam hoặc thay đổi BPNC từ tạm giam sang biện pháp khác đã phạm tội mới hoặc bỏ trốn): thống kê số bị can VKS không phê chuẩn áp dụng BPNC hoặc VKS QĐ thay đổi BPNC từ tạm giam phạm tội mới hoặc bỏ trốn trong kỳ thống kê; tính cả những trường hợp VKS không phê chuẩn áp dụng BPNC hoặc VKS QĐ thay đổi BPNC từ tạm giam thuộc các kỳ thống kê trước nhưng phạm tội mới hoặc bỏ trốn trong kỳ thống kê này.

- Dòng 37 (Số bị can VKS hủy bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm): thống kê số bị can VKS ra quyết định huỷ bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trái pháp luật, trường hợp huỷ bỏ khi thấy không cần thiết hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chăn khác thì không thống kê vào dòng này. 
- Dòng 38 (Số vụ án còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án đã khởi tố của CQĐT, Hội đồng xét xử và của Viện kiểm sát ở kỳ thống kê trước còn phải tiếp tục điều tra trong kỳ thống kê này. Bao gồm: 

+  Những vụ án có quyết định khởi tố thuộc các kỳ thống kê trước chưa kết thúc điều tra chuyển sang kỳ thống kê này để tiếp tục điều tra;

+ Những vụ án khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhận nơi khác chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền;

+ Những vụ án khởi tố ở các kỳ thống kê trước, Toà án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm xét xử huỷ án để điều tra lại;

+ Những vụ án có quyết định khởi tố, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thuộc các kỳ thống kê trước, kỳ thống kê này được phục hồi điều tra;

+ Những vụ án khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhận từ VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong kỳ thống kê;

+ Những vụ án được tách từ các vụ án khởi tố từ các kỳ thống kê trước.

- Dòng 39/41(Số vụ án/bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ):  Thống kê số vụ án/bị can đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi điều tra trong kỳ thống kê. 

Những vụ án/bị can có quyết định tạm đình chỉ và quyết định phục hồi ngay trong kỳ thì không thống kê vào dòng 39/41 và dòng 60/61.
- Dòng 40(Số bị can còn lại của kỳ trước): thống kê số bị can thuộc các vụ án còn lại của kỳ trước (dòng 38).

- Dòng 42 (Số vụ án mới khởi tố): Thống kê số vụ án có QĐ khởi tố vụ án trong kỳ thống kê. Bao gồm: 

+ Những vụ án mới khởi tố trong kỳ thống kê;

+ Những vụ án mới khởi tố nhận nơi khác chuyển đến (chuyển cùng cấp) để điều tra theo thẩm quyền;

+ Những vụ án được tách từ các vụ án mới khởi tố trong kỳ thống kê.

- Dòng 43 (Số bị can mới khởi tố): thống kê số bị can mới khởi tố trong kỳ thống kê thuộc các vụ án mới khởi tố (dòng 42) và các vụ án đã khởi tố từ kỳ thống kê trước, kỳ này khởi tố mới bị can. 

Lưu ý: Những bị can khởi tố thuộc các vụ án mới là những trường hợp có quyết định khởi tố bị can của CQĐT đã được VKS phê chuẩn trong kỳ thống kê, tính cả những bị can CQĐT khởi tố ở các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định phê chuẩn của VKS ở kỳ thống kê này; những bị can do Viện kiểm sát ban hành quyết định khởi tố trong kỳ thống kê. Những bị can CQĐT khởi tố chưa có QĐ phê chuẩn của VKS thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 44/45 (Tổng số vụ án/bị can CQĐT thụ lý điều tra): Thống kê số vụ án/bị can CQĐT thụ lý giải quyết, bao gồm số còn lại của kỳ trước và số mới.
Dòng 44 = Dòng 38 + Dòng 42
Dòng 45 = Dòng 40 + Dòng 43
- Dòng 46/49 (Số vụ án/bị can đề nghị truy tố): Thống kê số vụ án/bị can có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền. Nếu có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang VKS thì không thống kê.

- Dòng 47/50 (Số đã đề nghị truy tố ở kỳ thống kê trước (Do trả ĐTBS)): Thống kê số vụ án/bị can có bản kết luận điều tra và có biên bản bàn giao sang VKS để truy tố theo thẩm quyền từ các kỳ thống kê trước, sau khi điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên bản kết luận điều tra cũ. Trường hợp có kết luận điều tra bổ sung thì tính như bản kết luận điều tra mới và thống kê vào dòng 46/49. 

- Dòng 48/51 (Số chuyển đi nơi khác để truy tố theo thẩm quyền): Thống kê số vụ án/bị can chuyển đi nơi khác để truy tố theo thẩm quyền - chuyển cấp dưới. Trong trường hợp những vụ án chuyển để truy tố theo thẩm quyền cùng cấp sẽ được hướng dẫn ở dòng 81/83 và 85/87 phần thụ lý của VKS.

- Dòng 52/54 (Số vụ án/bị can CQĐT đình chỉ điều tra): Thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. Nếu vụ án đã khởi tố bị can thì chỉ thống kê vào dòng 52 khi tất cả các bị can trong vụ án đó được đình chỉ điều tra.

- Dòng 53/55 (Số vụ án/bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung nhưng sau đó đình chỉ điều tra): thống kê số vụ án/bị can VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê tính cả những trường hợp vụ án trả hồ sơ từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định đình chỉ trong kỳ thống kê này.

- Dòng 56 (Số bị can đình chỉ vì không có tội (K1, 2  Đ107-BLTTHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào K1, 2  §107 - BLTTHS.

Lưu ý: các trường hợp có giám định tâm thần tại thời điểm phạm tội thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 57 (Số bị can đình chỉ vì hết hạn điều tra không chứng minh được tội pham (điểm b, K2, §64 BLTTHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vì không phạm tội có lý do đình chỉ căn cứ vào điểm b, K2, §64 – BLTTHS.
- Dòng 58 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự (K1 §25 - BLHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K1 §25 - BLHS (do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội và người phạm tội không còn nguy hiểm).

- Dòng 59 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự (K2 §25 - BLHS)): Thống kê số bị can CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K2 §25 - BLHS (người phạm tội tự thú, khai báo rõ ràng...)..
- Dòng 60/61 (Số vụ án/bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 62/63 (Tổng số vụ án/bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can có CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra phát sinh trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước không tính các trường hợp đã được phục hồi. 

 Lưu ý: Để quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ của CQĐT, các đơn vị cần kiểm tra công thức:

Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 62,63 kỳ thống kê trước) trừ số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra phục hồi điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 39,41) cộng với số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 60,61) sẽ bằng Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 62,63).

- Dòng 64/66 (Số vụ án/bị can còn lại cuối kỳ chưa kết thúc điều tra): Thống kê số vụ án, bị can đến cuối kỳ thống kê chưa có quyết định giải quyết của CQĐT như kết thúc điều tra, đình chỉ, tạm đình chỉ.

- Dòng 65 (Số vụ án chưa kết thúc điều tra đã quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa kết thúc điều tra đã quá hạn luật định.

- Dòng 67/68 (Số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án/bị can của CQĐT): Thống kê số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án/bị can của CQĐT trái pháp luật.  

- Dòng 69/70 (Số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án/bị can  của CQĐT):Thống kê số vụ án/bị can VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án/bị can của CQĐT trái pháp luật.  
- Dòng 71(Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định tách; nhập vụ án hình sự của CQĐT): Thống kê số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định tách; nhập vụ án hình sự của CQĐT trái pháp luật.  
- Dòng 72/73 (Số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh khám xét): Thống kê số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh khám xét đối với bị can của CQĐT.
- Dòng 74/75 (Số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện): Thống kê số lần VKS phê chuẩn/không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện đối với bị can của CQĐT.
- Dòng 76 (Số lần VKS huỷ bỏ quyết định xử lý vật chứng của CQĐT): Thống kê số lần VKS huỷ bỏ quyết định xử lý vật chứng của CQĐT trái pháp luật.  

- Dòng 77 (Sốvụ án CQĐT quyết định trưng cầu giám định): Thống kê số vụ  án CQĐT quyết định trưng cầu giám định.

- Dòng 78 (Số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của VKS): Thống kê số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định theo yêu cầu của VKS bao gồm cả trường hợp VKS yêu cầu CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này cơ quan điều tra mới ra ra quyết định trưng cầu giám định.

- Dòng 79 (Số lần VKS Yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định pháp y): Thống kê số lần VKS Yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định pháp y.

- Dòng 80(Số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định pháp y theo yêu cầu của VKS): Thống kê số lần CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định pháp y theo yêu cầu của VKS bao gồm cả trường hợp VKS yêu cầu CQĐT ra quyết định trưng cầu giám định pháp y ở kỳ thống kê trước nhưng kỳ này cơ quan điều tra mới ra ra quyết định trưng cầu giám định pháp y.

- Dòng 81/83 (Số vụ án/bị can còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án/bị can Viện kiểm sát đã thụ lý để truy tố ở các kỳ thống kê trước nhưng chưa truy tố chuyển sang kỳ thống kê này. Bao gồm: 

+ Những vụ án/bị can còn lại kỳ thống kê trước chưa truy tố chuyển sang kỳ thống kê này;

+ Những vụ án/bị can nhận từ nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền (chuyển cùng cấp) mà nơi chuyển đã thụ lý ở kỳ thống kê trước;

+ Những vụ án /bị can VKS đình chỉ, tạm đình chỉ được phục hồi để truy tố;

+ Những vụ án /bị can Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, VKS đã thụ lý ở các kỳ thống kê trước, hồ sơ còn ở VKS chưa chuyển Tòa án.

- Dòng 82/84 (Số tạm đình chỉ phục hồi để truy tố trong kỳ): Thống kê số vụ án/bị can đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được phục hồi để truy tố trong kỳ thống kê.

- Dòng 85/87 (Số vụ án/bị can mới thụ lý): Thống kê số vụ án/ bị can CQĐT đã kết thúc điều tra và bàn giao sang VKS thụ lý để truy tố trong kỳ thống kê. 

- Dòng 86/88 (Số vụ án/bị can nhận từ nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền (nhận cấp trên)): Thống kê số vụ án/bị can nhận từ nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền - nhận cấp trên. Trong trường hợp những vụ án nhận để truy tố theo thẩm quyền cùng cấp sẽ được hướng dẫn ở dòng 81,83.

- Dòng 89/90 ( Tổng số vụ án/bị can VKS thụ lý giải quyết): Thống kê số vụ án bị can VKS thụ lý giải quyết, bao gồm số còn lại của kỳ trước và số mới.
Dòng 89 = Dòng 81 + Dòng 85
Dòng 90 = Dòng 83 + Dòng 87
- Dòng 91/94 (Số vụ án/bị can VKS truy tố): Thống kê số vụ án/bị can VKS ban hành cáo trạng truy tố trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang Tòa án để xét xử theo thẩm quyền. Nếu cáo trạng truy tố ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang Tòa án trong kỳ thống kê thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 92/95 (Số vụ án/ bị can đã truy tố ở kỳ thống kê trước (Do trả ĐTBS)): Thống kê số vụ án, bị can VKS ban hành cáo trạng truy tố và có biên bản bàn giao sang Tòa án từ kỳ thống kê trước, sau khi điều tra bổ sung vẫn giữ nguyên cáo trạng cũ; nếu có cáo trạng mới thì tính như vụ án, bị can VKS truy tố mới và thống kê vào dòng 91,94. 

- Dòng 93/96 (Số vụ án/ bị can chuyển đi nơi khác để xét xử theo thẩm quyền): Thống kê số vụ án/bị can chuyển đi nơi khác để xét xử theo thẩm quyền - chuyển khác cấp xét xử. 

- Dòng 97/99 (Số vụ án/ bị can VKS đình chỉ điều tra): Thống kê số vụ án/ bị can có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. 

- Dòng 98/100 (Số vụ án/ bị can Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung nhưng sau đó đình chỉ điều tra): thống kê số vụ án/bị can Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê, tính cả những trường hợp vụ án trả hồ sơ từ các kỳ thống kê trước nhưng có quyết định đình chỉ trong kỳ thống kê này.

- Dòng 101 (Số bị can đình chỉ vì không có tội (K1, 2  Đ107-BLTTHS)): thống kê các trường hợp có QĐ đình chỉ điều tra của VKS với lý do đình chỉ căn cứ vào K1, 2  Đ107-BLTTHS.

- Dòng 102 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự theo K1 Đ25-BLHS): Thống kê các trường hợp VKS ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K1 §25 - BLHS (do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội và người phạm tội không còn nguy hiểm).

- Dòng 103 (Số bị can đình chỉ vì miễn trách nhiệm hình sự theo K2 Đ25-BLHS): Thống kê các trường hợp VKS ra quyết định đình chỉ điều tra có lý do đình chỉ căn cứ vào K2 §25 - BLHS (người phạm tội tự thú, khai báo rõ ràng...).

- Dòng 104/105 (Số vụ án/bị can VKS tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can có QĐ tạm đình chỉ  của VKS phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 106/107 (Số vụ án/bị can VKS tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bi can có QĐ tạm đình chỉ của VKS phát sinh trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước không tính các trường hợp đã được phục hồi.

Lưu ý: Để quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ của VKS, các đơn vị cần kiểm tra công thức: 

Tổng số vụ án, bị can VKS ra QĐ tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 106, 107 kỳ thống kê trước) trừ số vụ án, bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 82, 84) cộng với số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 104, 105) sẽ bằng Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 106, 107).   

 - Dòng 108/110 (Số vụ án/ bị can còn lại cuối kỳ chưa giải quyết): Thống kê số vụ án, bị can đến cuối kỳ thống kê chưa có QĐ giải quyết (truy tố , đình chỉ, tạm đình chỉ) của VKS.

- Dòng 109 (Số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định.

- Dòng 111/115 (Số vụ án/bị can Viện kiểm sát trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung): thống kê số vụ án/bị can có quyết định trả hồ sơ để CQĐT điều tra bổ sung trong kỳ thống kê. 

- Dòng 112/113/114 (Lý do VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung): Căn cứ vào lý do được quy định tại Điều 168 BLTTHS để thống kê vào các dòng này. 

Lưu ý: Số liệu án trả hồ sơ điều tra bổ sung chỉ tính những vụ trả đúng được  Cơ quan điều tra chấp nhận. Trường hợp Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sau đó Viện kiểm sát lại trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung thì tính do Toà án trả, không tính VKS trả (theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2010 ngày 27/8/2010 về trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Liên ngành Trung ương).

- Dòng 116 (Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ vụ án): Thống kê số vụ án VKS cấp dưới ban hành quyết định đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .
- Dòng 117 (Số bị can VKS huỷ bỏ quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can): Thống kê số bị can VKS cấp dưới ban hành quyết định đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .
- Dòng 118 (Số vụ án VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án): Thống kê số vụ án VKS cấp dưới ban hành quyết định tạm đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.
- Dòng 119 (Số bị can VKS huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can): Thống kê số bị can VKS cấp dưới ban hành quyết định tạm đình chỉ trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.
- Dòng 120 (Số lần VKS cấp trên hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn): Thống kê số lần VKS cấp dưới ban hành quyết định áp dụng thủ tục rút gọn trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .
- Dòng 121 (Số lần VKS cấp trên huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản):

Thống kê số lần VKS cấp dưới ban hành lệnh kê biên tài sản trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ .

- Dòng 122 (Số lần VKS cấp trên hủy bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm):

Thống kê số lần VKS cấp dưới ban hành biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.

- Dòng 123 (Số bị can VKS cấp trên hủy bỏ quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can): Thống kê số bị can VKS cấp dưới ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can trái pháp luật bị VKS cấp trên hủy bỏ.

- Dòng 124 (Số vụ án VKS quyết định trưng cầu giám định): Thống kê số vụ án VKS ban hành quyết định trưng cầu giám định.
- Dòng 125 (Số bản kiến nghị của VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra): Thống kê số bản kiến nghị của VKS yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra. 

- Dòng 126 (Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật): Thống kê số bản kiến nghị của VKS  với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Dòng 127/129 (Số vụ án/ bị cáo còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án, bị cáo Toà án đã thụ lý xét xử sơ thẩm từ các kỳ thống kê trước, chưa giải quyết chuyển sang kỳ này, gồm các trường hợp sau:

+ Những vụ án/bị cáo còn lại kỳ thống kê trước chưa xét xử chuyển sang kỳ thống kê này;

+ Những vụ án/bị cáo nhận từ nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền (chuyển cùng cấp) mà nơi chuyển đã thụ lý ở kỳ thống kê trước;

+ Những vụ án /bị cáo  Tòa án đình chỉ, tạm đình chỉ được phục hồi để truy tố.

+ Những vụ án/bị cáo Toà án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm xét xử huỷ án để xét xử sơ thẩm lại;

- Dòng 128/130 (Số vụ án/bị cáo TĐC đã phục hồi xét xử trong kỳ): Thống kê số vụ án/bị cáo đã tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước được Tòa án phục hồi để xét xử sơ thẩm trong kỳ thống kê.

- Dòng 131/133 (Số vụ án/ bị cáo mới thụ lý xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án, bị cáo VKS đã truy tố và bàn giao để Tòa án thụ lý để xét xử theo thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

- Dòng 132/134 (Số vụ án/bị cáo nhận từ nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền (nhận khác cấp)). Thống kê số vụ án/bị cáo nhận từ nơi khác chuyển đến để xét xử theo thẩm quyền - nhận khác cấp xét xử. Trong trường hợp những vụ án nhận để xét xử theo thẩm quyền cùng cấp sẽ được hướng dẫn ở dòng 127,129.

- Dòng 135/136 (Tổng số vụ án/ bị cáo Tòa án thụ lý xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án bị cáo Toà án thụ lý giải quyết, bao gồm số còn lại của kỳ trước và số mới.
Dòng 135 = Dòng 127 + Dòng 131
Dòng 136 = Dòng 129 + Dòng 133
- Dòng 137/140 (Số vụ án/ bị cáo đã xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và đã có bản án trong kỳ thống kê. Nếu quyết định đưa vụ án ra xét xử ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có bản án thì không thống kê vào dòng này. 

- Dòng 138/141 (Số vụ án/ bị cáo ủy quyền đã xét xử): Thống kê số vụ án, bị cáo do VKS tối cao truy tố ủy quyền Tòa án cấp tỉnh đã xét xử và có bản án trong kỳ thống kê. 

- Dòng 139(Số vụ án đã xét xử lưu động): Thống kê số vụ án Tòa án đã xét xử và có bản án trong kỳ thống kê. 

- Dòng 142 (Số bị cáo Tòa sơ thẩm tuyên không phạm tội): Thống kê số bị cáo Toà sơ thẩm tuyên không phạm tội hoàn toàn. Đối với những bị cáo Toà án tuyên không phạm một tội nhưng vẫn phạm tội khác thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 143/144 (Số vụ án/bị cáo Tòa án đình chỉ): Thống kê số vụ án, bị cáo có quyết định đình chỉ vụ án trong kỳ thống kê. 

- Dòng 145/146 (Số vụ án/bị cáo Tòa án tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): Thống kê số trường hợp có QĐ tạm đình chỉ  của Tòa án  phát sinh trong kỳ thống kê.

- Dòng 147/148 (Số vụ án/ bị cáo Tòa án tạm đình chỉ đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can trường hợp có QĐ tạm đình chỉ của Tòa án phát sinh trong kỳ thống kê và các kỳ thống kê trước (không tính các trường hợp đã được phục hồi).
Lưu ý: Để quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ của tòa án, các đơn vị cần kiểm tra công thức:

Tổng số vụ án, bị cáo Tòa án ra QĐ tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 147/148 kỳ thống kê trước) trừ số vụ án, bị can tạm đình chỉ phục hồi điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 128/130) cộng với số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê (Dòng 145/146) sẽ bằng Tổng số vụ án, bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ thống kê (Dòng 147/148).   

- Dòng 149/151 (Số vụ án/bị cáo còn lại cuối kỳ chưa xét xử sơ thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử xong (có bản án) hoặc chưa có QĐ đình chỉ, tạm đình chỉ, trả điều tra bổ sung. Trường hợp đã đưa vụ án ra xét xử nhưng chưa có bản án trong kỳ thống kê thì vẫn thống kê vào dòng này.

- Dòng 150 (Số vụ án còn lại cuối kỳ chưa xét xử sơ thẩm quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định.

- Dòng 152/ 157 (Số vụ án/bị cáo Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung): Thống kê số vụ án, bị cáo Tòa án đã ban hành quyết định trả hồ sơ để VKS  điều tra bổ sung trong kỳ thống kê. 

Lưu ý: Chỉ tính những vụ trả đúng được VKS chấp nhận trong kỳ thống kê. Trường hợp văn bản không đồng ý của VKS và Quyết định trả hồ sơ của Tòa án đối với cùng 1 vụ án không trong cùng 1 kỳ thống kê (ví dụ kỳ thống kê tháng) sẽ được điều chỉnh loại bỏ vào kỳ thống kê khác (kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng, không điều chỉnh vào kỳ thống kê tháng tiếp theo).  

- Dòng 153/154/155 (Lý do Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung): Căn cứ vào lý do được quy định tại Khoản 1 - Điều 179 BLTTHS để thống kê vào các dòng này. 

- Dòng 156 (Số vụ án nhận xét xử theo ủy quyền): Thống kê số vụ án VKS tối cao truy tố ủy quyền cho VKS cấp tỉnh THQCT và KSXX bị Tòa án trả hồ sơ để điêu tra bổ sung.

- Dòng 158/160 (Số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ quyết định truy tố): Thống kê số vụ án /bị cáo VKS rút QĐ truy tố cả trước và trong phiên tòa.

- Dòng 159/161 (Số vụ án/ bị cáo VKS rút toàn bộ quyết định truy tố của VKS cấp dưới): Thống kê số vụ án và bị can, bị cáo VKS cấp trên rút QĐ truy tố trước  phiên tòa của VKS cấp dưới.

- Dòng 162/163 (Số vụ án/ bị cáo VKS kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Toà án cùng cấp): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS  cùng cấp đã kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Tòa sơ thẩm.  

- Dòng 164/165 (Số vụ án/ bị cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị phúc thẩm): Thống kê số vụ án/ bị cáo VKS cấp dưới đề nghị VKS cấp trên trực tiếp kháng nghị phúc thẩm.
- Dòng 166 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án ND yêu cầu khắc phục VP trong hoạt động XXST): Thống kê số bản kiến nghị của VKS với Toà án ND yêu cầu khắc phục VP trong hoạt động XXST . Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử( sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm) thì chỉ thống kê 1 lần vào dòng này (biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm không thống kê nữa).

- Dòng 167 (Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật): thống kê số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về  áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

biểu 03/2003

thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm

Các tiêu chí về số vụ án, bị can khởi tố, truy tố, xét xử theo từng cột của biểu này đã được hướng dẫn theo từng dòng 42/43; 91/94; 137/140 tại Biểu 02/2013 - Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc điều tra, kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Biểu 03 Thống kê số  vụ án , bị can khởi tố, truy tố, xét xử theo từng tội danh được quy định trong BLHS. 

Lưu ý: Biểu này chỉ áp dụng cho kỳ thống kê tháng, không áp dụng cho kỳ 6 tháng, 12 tháng.

- Tổng số vụ án đã khởi tố (cột 3) Biểu 03/2013 = số vụ án đã khởi tố (dòng 42) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê tháng;

- Tổng số bị can đã khởi tố (cột 4) Biểu 03/2013 = số bị can đã khởi tố (dòng 43) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê tháng;

- Tổng số vụ án đã truy tố (cột 5) Biểu 03/2013 = số vụ án đã truy tố (dòng 91) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê tháng;

- Tổng số bị can đã truy tố (cột 6) Biểu 03/2013 = số bị can đã truy tố (dòng 94) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê tháng;

- Tổng số vụ án đã xét xử (cột 7) Biểu 03/2013 = số vụ án đã xét xử (dòng 137) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê tháng;

- Tổng số bị cáo đã xét xử (cột 8) Biểu 03/2013 = số bị cáo đã xét xử (dòng 140) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê tháng.

biểu 04/2003

Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự

- Dòng 1/2 (Số vụ án/bị cáo VKS cấp trên trực tiếp kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Toà án cấp dưới ): Thống kê số vụ án/bị cáo do VKS cấp trên kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm cấp dưới trực tiếp . 

- Dòng 3/4 (Số vụ án/bị cáo còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án /bị cáo chưa xét xử phúc thẩm của kỳ trước chuyển qua bao gồm cả cấp giám đốc thẩm hủy án để xét xử phúc thẩm lại.

- Dòng 5/6 (Số vụ án/bị cáo mới thụ lý): Thống kê số vụ án/bị cáo Tòa án phúc thẩm thụ lý trong kỳ.

- Dòng 7/8 (Tổng số vụ án/bị cáo Tòa án thụ lý xét xử): Thống kê số vụ án/bị cáo Tòa án phúc thẩm thụ lý, bao gồm số vụ án/ bị cáo còn lại của kỳ trước và số vụ án/bị cáo mới thụ lý.

            Dòng 7 = Dòng 3 + Dòng 5
           Dòng 8 = Dòng 4 + Dòng 6
- Dòng 9 (Số vụ án có điều tra, xác minh bổ sung ở cấp phúc thẩm): Thống kê số vụ án có điều tra xác minh bổ sung ở cấp phúc thẩm.  

- Dòng 10/11 (Số vụ án/bị cáo Tòa phúc thẩm đình chỉ): Thống kê số vụ án/bị cáo có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 12/18 (Số vụ án/bị cáo đã xét xử phúc thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 13/19 (Số vụ án/bị cáo do VKS kháng nghị): Thống kê số vụ án/ bị cáo do VKS kháng nghị mà Toà án đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 14/20 (Số vụ án/bị cáo Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

- Dòng 15/28 (Số vụ án/ bị cáo Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
- Dòng 16/30 (Số vụ án/bị cáo Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

- Dòng 17/32 (Số vụ án/bị cáo Tòa án xử hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án phúc thẩm xét xử hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

- Dòng 21 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm tuyên không phạm tội (án sơ thẩm tuyên bị cáo có tội)): Thống kê số bị cáo Toà sơ thẩm tuyên có tội, Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không có tội và đình chỉ xét xử vụ án khi có căn cứ tại khoản 1, 2 điều 107 BLTTHS .

- Dòng 22 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị, kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê không chấp nhận kháng nghị, kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Dòng 23 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm. 

- Dòng 24 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm theo đề nghị của VKS tại bản kháng nghị.

 - Dòng 25 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm và miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt cho bị cáo.

- Dòng 26 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm tăng mức án): Thống kê số  bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo với mức án cao hơn mức án Tòa án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

- Dòng 27 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm giảm mức án): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo với mức án thấp hơn mức án Tòa án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

- Dòng 28 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

- Dòng 29 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại theo hướng kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo đề nghị của VKS tại bản kháng nghị.

- Dòng 30 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

- Dòng 31 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê sửa bản án sơ thẩm; hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại; xét xử lại và đình chỉ vụ án theo đề nghị của VKS tại bản kháng nghị.

- Dòng 32 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án .

- Dòng 33 (Số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án theo hướng kháng nghị của VKS): Thống kê số bị cáo Toà án cấp phúc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án theo đề nghị của VKS tại bản kháng nghị.

- Dòng 34/36 (Số vụ án/bị cáo còn lại cuối kỳ chưa xét xử phúc thẩm): Thống kê số vụ án/bị can đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử phúc thẩm.

- Dòng 35 (Số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định): Thống kê số vụ án chưa giải quyết đã quá hạn luật định quy định tại điều 242 BLTTHS.

- Dòng 37/39 (Số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ kháng nghị): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ kháng nghị trước và trong phiên tòa phúc thẩm.

- Dòng 38/40 (Số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ kháng nghị của VKS cấp dưới): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ kháng nghị của VKS cấp dưới trước và trong phiên tòa phúc thẩm.

- Dòng 41/42 (Số vụ án/bị cáo báo cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm): Thống kê số vụ án, bị cáo đã xét xử phúc thẩm mà VKS cấp dưới báo cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

- Dòng 43 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động XXPT): Thống kê số bản kiến nghị của VKS với Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động XXPT. Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử với Tòa án thì chỉ thống kê 1 lần phần xét xử sơ thẩm. 

- Dòng 44 (Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật): thống kê số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn phúc thẩm.   

- Dòng 45 (Số bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ): Thống kê số bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ của VKS cấp tỉnh và 3 Viện phúc thẩm 1,2,3 ban hành trong kỳ thống kê.

biểu 05 /2003

Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự

- Dòng 1/2 (Số vụ án/bị cáo VKS  kháng nghị GĐT đối với bản án, QĐ của Toà án): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS kháng nghị GĐT trong kỳ thống kê đối với những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

- Dòng 3/4 (Số vụ án/bị cáo còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án/bị cáo chưa giám đốc thẩm của kỳ trước chuyển qua.

- Dòng 5/6 (Số vụ án/bị cáo mới thụ lý): Thống kê số vụ án/bị cáo Tòa giám đốc thẩm thụ lý trong kỳ thống kê.

- Dòng 7/8 (Tổng số vụ án/bị cáo Tòa án thụ lý xét xử giám đốc thẩm): Thống kê tổng số vụ án/bị cáo Tòa án thụ lý xét xử GĐT, bao gồm: những trường hợp thuộc số còn lại của kỳ trước (dòng 3,4) và số mới thụ lý (dòng 5,6).

- Dòng 9/12 (Số vụ án/bị cáo đã giám đốc thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án đã giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 10/13 (Số vụ án/bị cáo VKS kháng nghị): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS kháng nghị Toà án đã giám đốc thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 11/14 (Số vụ án/bị cáo Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

 - Dòng 15 (Số bị cáo Toà án giám đốc thẩm không chấp nhận kháng nghị, kháng cáo và giữ nguyên bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê không chấp nhận kháng nghị, kháng cáo và giữ nguyên bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

 - Dòng 16 (Số bị cáo Toà án giám đốc thẩm huỷ bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để điều tra lại): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để điều tra lại.

 - Dòng 17 (Số bị cáo Toà án giám đốc thẩm huỷ bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại.

 - Dòng 18 (Số bị cáo Toà án giám đốc thẩm huỷ bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại.

 - Dòng 19 (Số bị cáo Toà án giám đốc thẩm huỷ bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án): Thống kê những bị cáo Toà án giám đốc thẩm xét xử trong kỳ thống kê hủy bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

- Dòng 20/21 (Số vụ án/bị cáo còn lại cuối kỳ chưa giám đốc thẩm): Thống kê số vụ án/bị can đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử giám đốc thẩm. 

- Dòng 22/23 (Số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ kháng nghị): Thống kê số vụ án/bị cáo VKS rút toàn bộ kháng nghị trước phiên tòa giám đốc thẩm.

- Dòng 24 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động XXGĐT): Thống kê số  bản kiến nghị của VKS với Toà án ND yêu cầu khắc phục VP trong hoạt động XXGĐT. Trường hợp 1 bản kiến nghị chung cả 3 cấp xét xử chỉ thống kê 1 lần phần xét xử sơ thẩm. 

- Dòng 25 (Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật): Thống kê số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan đề nghị  áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn giám đôc thẩm.   

- Dòng 26/27 (Số vụ án/bị cáo còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án /bị cáo chưa tái thẩm của kỳ trước chuyển qua.

- Dòng 28/29 (Số vụ án/bị cáo mới thụ lý): Thống kê số vụ án/bị cáo Tòa án mới thụ lý trong kỳ để xem xét theo thủ tục tái thẩm. Đây cũng là số kháng nghị tái thẩm của VKS .

- Dòng 30/31 (Tổng số vụ án/bị cáo Tòa án thụ lý xét xử tái thẩm): Thống kê tổng số vụ án/ bị cáo Tòa án thụ lý xét xử tái thẩm, bao gồm số còn lại của kỳ trước (dòng 27,28) và số mới thụ lý (dòng 29,30).

- Dòng 32/34 (Số vụ án/bị cáo đã xét xử tái thẩm): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án đã xét xử tái thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 33/35 (Số vụ án/bị cáo Tòa án xử chấp nhận kháng nghị của VKS): Thống kê số vụ án/bị cáo Toà án tái thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (tính chung cả chấp nhận một phần và chấp nhận toàn bộ).

- Dòng 36/37 (Số vụ án/bị cáo còn lại cuối kỳ chưa tái thẩm): Thống kê số vụ án/bị can đến cuối kỳ thống kê chưa xét xử tái thẩm. 

Biểu số 06 /2013 

Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và

 thi  hành án hình sự

- Dòng 1 (Số cũ): Thống kê số người bị tạm giữ còn lại ở các kỳ thống kê trước chưa giải quyết  chuyển qua kỳ này để giải quyết tiếp.  

- Dòng 2 (Số người mới bị tạm giữ): Thống kê số người mới được đưa vào Nhà tạm giữ, hoặc buồng tạm giữ ở trại tạm giam trong kỳ thống kê.

Lưu ý: Đối với những trường hợp tạm giữ đã trả tự do sau đó lại bị tạm giữ thì thống kê vào số mới.

- Dòng 3 (Tổng số người bị tạm giữ): Dòng 3 = Dòng 1 + Dòng 2

- Dòng 4 (Số người bị tạm giữ đã khởi tố bị can): Thống kê số người bị tạm giữ đã có quyết định khởi tố bị can của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ thống kê. Bao gồm số khởi tố chuyển tạm giam và số khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác

- Dòng 5 (Số người bị tạm giữ chuyển tạm giam): Thống kê số người bị tạm giữ đã chuyển sang tạm giam (đã có quyết định tạm giam), bao gồm:  khởi tố chuyển tạm giam, truy nã chuyển tạm giam.

- Dòng 6 (Số người trả tự do): thống kê số người đã ra khỏi nơi tạm giữ trong kỳ thống kê, gồm các trường hợp như: trả tự do khi Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định tạm giữ;  trả tự do khi Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ; Viện kiểm sát trả tự do theo Khoản 1 Điều 28 luật TCVKSND…
- Dòng 7 (Số người tạm giữ chết trong kỳ): Thống kê số người bị tạm giữ chết trong kỳ thống kê (Dòng 7 = Dòng 8 + Dòng 9 + Dòng 10).       

- Dòng 8 (Chết do bệnh lý): Thống kê số người bị tạm giữ chết do bệnh lý trong kỳ thống kê.

- Dòng 9 (Chết do tự sát): Thống kê số người bị tạm giữ chết do tự sát trong kỳ thống kê.

- Dòng 10 (Chết do nguyên nhân khác): Thống kê số người bị tạm giữ chết do các nguyên nhân khác ngoài hai nguyên nhân ở dòng 8 và dòng 9.

Dòng 8, 9, 10 Căn cứ vào kết luận giám định pháp y để xác định nguyên nhân chết.

- Dòng 11 (Số người tạm giữ trốn trong kỳ thống kê): Thống kê số người bị tạm giữ trốn trong kỳ thống kê ( không phân biệt đã bắt được hay chưa bắt được).

- Dòng 12 (Số trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số người bị tạm giữ đã trốn trong kỳ thống kê được thống kê ở dòng 11 nhưng đến cuối kỳ thống kê vẫn chưa bắt lại được.

- Dòng 13 (Số người còn tạm giữ đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người còn bị tạm giữ đến cuối kỳ thống kê.
Dòng 13 = Dòng 3 – Dòng 5 – Dòng 6 - Dòng 7 – Dòng 12 
- Dòng 14 ( Số quá hạn tạm giữ): Thống kê số người bị tạm giữ quá hạn, căn cứ vào thời hạn ghi trên quyết định tạm giữ, thời hạn mà Viện kiểm sát đã phê chuẩn trong Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ để thống kê.
- Dòng 15 (Số lần kiểm sát Nhà tạm giữ hoặc buồng tạm giữ trong Trại tạm giam có kết luận): Thống kê số lần kiểm sát Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ Tại trại tạm giam đã có kết luận trong kỳ thống kê (trong trường hợp đã tiến hành kiểm sát trực tiếp nhưng chưa có kết luận thì không thống kê vào dòng này).

 Lưu ý: Đối với trường hợp kiểm sát trực tiếp toàn diện Trại tạm giam (trong đó kiểm sát cả buồng tạm giữ) thì không thống kê vào dòng này mà thống kê vào dòng 51.

- Dòng 16 (Số lần kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ tại Trại tạm giam): Thống kê những trường hợp VKS đã tiến hành xong cuộc kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ tại Trại tạm giam và đã có kết luận. 

Lưu ý: Đối với trường hợp kiểm sát đột xuất buồng tạm giam tại Nhà tạm giữ thì không thống kê vào dòng này mà thống kê vào dòng 52.

- Dòng 17 (Số văn bản VKS yêu cầu tự kiểm tra): Thống kê số văn bản Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan đang tạm giữ tự kiểm tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát.  

Lưu ý: Đối với trường hợp yêu cầu kiểm tra và báo cáo tình hình tạm giam tại Nhà tạm giữ thì không thống kê vào dòng này mà thống kê vào dòng 52.

- Dòng 18 (Số bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm): Chỉ thống kê những kiến nghị bằng văn bản riêng đã ban hành trong kỳ thống kê, không thống kê những trường hợp kiến nghị trong bản kết luận kiểm sát trực tiếp. Nếu một bản kiến nghị mà kiến nghị nhiều vấn đề thì chỉ được tính là một bản kiến nghị.

- Dòng 19 (Số bản kiến nghị đã được chấp nhận sửa chữa): thống kê số bản kiến nghị của Viện kiểm sát đã có văn bản chấp nhận sửa chữa của cơ quan bị kiến nghị trong kỳ thống kê, kể cả chấp nhận của các bản kiến nghị của Viện kiểm sát trong kỳ và các kỳ trước.

- Dòng 20 (Số bản kháng nghị): Chỉ thống kê số bản kháng nghị bằng văn bản riêng đã ban hành trong kỳ thống kê, không thống kê những trường hợp kháng nghị trong bản kết luận kiểm sát trực tiếp.
 - Dòng 21 (Số người VKS  yêu cầu CQĐT khởi tố trong hoạt động kiểm sát tạm giữ): Thống kê số người Viện kiểm sát phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong việc tạm giữ  và đã có công văn yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố về hình sự.

- Dòng 22 (Số người VKS khởi tố trong hoạt động kiểm sát tạm giữ): thống kê số người Viện kiểm sát phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong việc tạm giữ và đã ban hành quyết định khởi tố về hình sự.

- Dòng 23 (Số cũ): Thống kê số người bị tạm giam còn lại ở các kỳ thống kê trước chưa giải quyết chuyển qua kỳ này để giải quyết tiếp. Đối với những trường hợp trốn ở kỳ thống kê trước mà kỳ này bắt được thì thống kê vào số cũ. 

- Dòng 24 (Số người mới bị tạm giam): Thống kê số người mới được đưa vào Trại tạm giam, hoặc buồng tạm giam ở Nhà tạm giữ trong kỳ thống kê.

Lưu ý: Đối với những trường hợp tạm giam đã được tại ngoại sau đó lại tiếp tục bị bắt tạm giam trong kỳ thống kê thì thống kê vào số mới.

- Đối với trường hợp trích xuất: nếu trích xuất đi mà trong kỳ thống kê chưa nhận lại thì thống kê như các trường hợp chuyển đến chuyển đi đã hướng dẫn ở phần chung; đối với trường hợp kỳ thống kê trước trích xuất, kỳ thống kê sau nhận lại thì tăng số cũ.

- Dòng 25 (Tổng số người bị tạm giam): Thống kê tổng số người đang bị tạm giam, bao gồm số cũ và số mới (Dòng 25 = Dòng 23 + Dòng 24).

- Dòng 26 (Số người bị tạm giam đã giải quyết): Thống kê số người thực tế đã được giải quyết ra khỏi nơi tạm giam bằng các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Dòng 27 (Huỷ bỏ biện pháp tạm giam): Thống kê số người được các cơ quan tố tụng hủy bỏ biện pháp tạm giam khi thấy không cần thiết, hủy bỏ biện pháp tạm giam khi áp dụng biện pháp tạm giam trái pháp luật. Không thống kê những trường hợp hủy bỏ biện pháp tạm giam rồi sau đó trả tự do khi có quyết định đình chỉ.

- Dòng 28 (Thay đổi biện pháp ngăn chặn khác): Thống kê số người được cơ quan có thẩm quyền thay thế biện pháp tạm giam đang áp dụng bằng một biện pháp ngăn chặn khác không phải là tạm giam.

- Dòng 29 (Trả tự do khi bị can có QĐ đình chỉ): Thống kê số người được trả tự do khi có quyết định đình chỉ bị can của cơ quan có thẩm quyền.

- Dòng 30 (Cơ quan có thẩm quyền trả tự do): Thống kê số người được Hội đồng xét xử trả tự do, bao gồm những trường hợp: bị cáo không có tội; bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt; bị cáo bị xử phạt bằng các hình phạt không phải hình phạt tù; bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo; thời hạn phạt tù ngắn hơn hoặc bằng thời hạn mà bị cáo đã bị tạm giam… Đồng thời thống kê số người chấp hành án phạt tù có thời hạn đã có quyết định thi hành án đang trong thời gian chờ quyết định đưa đi chấp hành án của cơ quan có thẩm quyền thì hết án.

- Dòng 31 (Số người chuyển chấp hành án): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án đang bị tạm giam đã được đưa đi chấp hành án ở Trại giam , Phân trại  quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam hoặc Nhà tạm giữ.

- Dòng 32 (Số đã thi hành án tử hình): Thống kê những trường hợp đã thi hành hình phạt tử hình.

- Dòng 33 (Bắt buộc chữa bệnh): Thống kê những trường hợp tại thời điểm kết thúc kỳ thống kê đã trích xuất ra khởi nơi giam sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ thống kê. 

Lưu ý: Kỳ thống kê ở đây được hiểu là kỳ mà người bị tạm giam được trích xuất ra khỏi nơi giam. Sau khi kết thúc việc chữa bệnh (trừ trường hợp chết) người bị bắt buộc chữa bệnh trở lại nơi giam thì thống kê vào dòng số cũ (dòng 22).

- Dòng 34 (VKS trả tự do theo K1, § 28 LTC VKS): Thống kê những trường hợp VKS áp dụng Điều 28, khoản 1 Luật Tổ chức VKS để trả tự do cho người bị tạm giam.
- Dòng 35 (Các trường hợp tạm giam quá hạn đã giải quyết): Thống kê những trường hợp tạm giam đã giải quyết nhưng đã quá hạn tạm giam tính đến ngày giải quyết.

- Dòng 36 (Cơ quan điều tra): Thống kê số người bị tạm giam quá hạn đã giải quyết thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra.

- Dòng 37 (Viện kiểm sát): Thống kê số người bị tạm giam quá hạn đã giải quyết thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.
- Dòng 38 (Toà án): Thống kê số người bị tạm giam quá hạn đã giải quyết thuộc trách nhiệm của Tòa án.
 (Căn cứ vào việc hồ sơ đang ở cơ quan nào để làm căn cứ thống kê).

- Dòng 39 (Số người bị tạm giam chết trong kỳ): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê (D 39 = D 40 + D 41 + D 42). 

- Dòng 40 (Chết do tự sát): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê do tự sát.

- Dòng 41 (Chết do bệnh lý): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê do bệnh lý.
- Dòng 42 (Chết do các nguyên nhân khác): Thống kê số người bị tạm giam chết trong kỳ thống kê do nguyên nhân khác ngoài 2 nguyên nhân tại dòng 40 và dòng 41.

(Căn cứ vào kết luận giám định để xác định nguyên nhân chết).

- Dòng 43 (Số người bị tạm giam trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê tất cả những trường hợp trốn ở các kỳ thống kê đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

- Dòng 44 (Số trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số người bị tạm giam trốn trong kỳ thống kê và chưa bắt lại được.

- Dòng 45 (Số người còn bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người còn đang bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê 

(D 45 = D 25 - D 26 – D 39 – D 44).  

- Dòng 46 (Số còn tạm giam đã quá hạn tính đến cuối kỳ): Thống kê số người bị tạm giam đã quá hạn tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê. Căn cứ theo thời hạn ghi trong lệnh tạm giam, quyết định tạm giam , quyết định gia hạn tạm giam để xác định việc quá hạn. Đồng thời căn cứ vào việc hồ sơ vụ án đang do cơ quan nào giữ để xem xét trách nhiệm. 

- Dòng 47 (Cơ quan điều tra): Thống kê số người quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra.

- Dòng 48 (Viện kiểm sát): Thống kê số người quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.
- Dòng 49 (Toà án): Thống kê số người quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Tòa án.
- Dòng 50 (Số bị án tử hình đang tạm giam): Thống kê tất cả những trường hợp đã bị Tòa án tuyên phạt tử hình ( tính cả những trường hợp đang kháng cáo, kháng nghị, bản án chưa có hiệu lực pháp luật) đang bị tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê. 

- Dòng 51 (Số lần kiểm sát Trại tạm giam, buồng tạm giam trong Nhà tạm giữ có kết luận): Thống kê số lần kiểm sát trực tiếp đã có kết luận trong kỳ thống kê. Trong trường hợp đã tiến hành kiểm sát trực tiếp nhưng chưa có kết luận thì không thống kê vào dòng này.

Lưu ý: Đối với trường hợp kiểm sát trực tiếp toàn diện Nhà tạm giữ (trong đó kiểm sát cả buồng tạm giam) thì không thống kê vào dòng này mà thống kê vào dòng 15.
- Dòng 52 (Số lần kiểm sát đột xuất buồng tạm giam tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam): Thống kê số lần VKS đã tiến hành xong cuộc kiểm sát đột xuất tại buồng tạm giam tại Nhà tạm giữ,  Trại tạm giam và đã có kết luận.

Lưu ý: Đối với trường hợp kiểm sát đột xuất tại buồng tạm giữ tại trại tạm giam thì không thống kê vào dòng này mà thống kê vào dòng 16.

- Dòng 53 (Số văn bản VKS yêu cầu tự kiểm tra): Thống kê số văn bản Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan đang tạm giam tự kiểm tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát. Đối với trường hợp yêu cầu kiểm tra và báo cáo tình hình tạm giữ tại Trại tạm giam thì không thống kê vào dòng này mà thông kê vào dòng 17.

- Dòng 54 (Số bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm): Thống kê số bản kiến nghị của Viện kiểm sát yêu cầu khắc phục vi phạm trong kỳ thống kê. Chỉ thống kê những kiến nghị bằng văn bản riêng, không thống kê những trường hợp kiến nghị trong bản kết luận kiểm sát trực tiếp. Nếu một bản kiến nghị mà kiến nghị nhiều vấn đề thì chỉ được tính là một bản kiến nghị.

- Dòng 55 (Số kiến nghị được chấp nhận sửa chữa): Thống kê số kiến nghị của Viện kiểm sát đã có văn bản chấp nhận sửa chữa của cơ quan bị kiến nghị, kể cả chấp nhận của các bản kiến nghị của Viện kiểm sát trong kỳ và các kỳ trước.

- Dòng 56 (Số bản kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm): Thống kê số bản kháng nghị của Viện kiểm sát yêu cầu khắc phục vi phạm trong kỳ thống kê. Chỉ thống kê những kháng nghị bằng văn bản riêng, không thống kê những trường hợp kháng nghị trong bản kết luận kiểm sát trực tiếp. 

- Dòng 57 (Số người VKS yêu cầu CQĐT khởi tố trong hoạt động kiểm sát tạm giam): Thống kê số người mà Viện kiểm sát phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong việc tạm giam và đã có công văn yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố về hình sự.

- Dòng 58 (Số người VKS khởi tố trong hoạt động kiểm sát tạm giam): Thống kê số người mà Viện kiểm sát phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong việc tạm giam và đã ban hành quyết định khởi tố về hình sự.

- Dòng 59 (Số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án tử hình còn lại của kỳ thống kê trước chuyển sang, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại được của các kỳ thống kê trước. 

- Dòng 60 (Số người chấp hành án mới có quyết định thi hành án): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình mới có quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.

- Dòng 61 (Tổng số): Thống kê tổng số người bị Tòa án tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án ( Dòng 61 = Dòng 59 + Dòng 60).

- Dòng 62 (Số người hoãn chấp hành án tử hình trong kỳ thống kê): Thống kê số người đã có quyết định hoãn thi hành án tử hình trong kỳ thống kê.

- Dòng 63 (Số người chấp hành án được giảm xuống hình phạt khác): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án được cơ quan có thẩm quyền giảm án xuống hình phạt khác trong kỳ thống kê.

- Dòng 64 (Số người chấp hành án chết trong kỳ thống kê): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành đã chết trong kỳ thống kê.

- Dòng 65 (Số người chấp hành án trốn trong kỳ thống kê): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án đã trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

- Dòng 66 (Số đã thi hành án tử hình trong kỳ thống kê): Thống kê những trường hợp đã thi hành xong hình phạt tử hình trong kỳ thống kê.

Lưu ý: Số liệu này phải bằng số liệu ở dòng 32.

- Dòng 67 (Số còn lại chưa thi hành án): Thống kê số người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành tính đến cuối kỳ thống kê, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại được ( D 67 = D 61 – D 63 – D 64 – D 66).

- Dòng 68 ( Số người hoãn chấp hành án tử hình tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số người đang được hoãn thi hành án tử hình tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 69 (Số người chấp hành án trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê tổng số người chấp hành án tử hình đã có quyết định thi hành án trốn chưa bắt lại được, tính cả những trường hợp trốn của các kỳ thống kê trước mà kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

- Dòng 70 (Số phạm nhân kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân ở Trại giam. Những trường hợp phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước, kỳ thống kê này bắt lại được thì thống kê vào dòng này.

- Dòng 71 (Số phạm nhân mới): Thống kê số phạm nhân mới đưa vào trại giam chấp hành án trong kỳ thống kê.

- Dòng 72 (Tổng số phạm nhân): Thống kê tổng số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân tại trại giam, bao gồm số cũ và mới.

(Dòng 72 = Dòng 70 + Dòng 71).

- Dòng 73 (Số phạm nhân đã giảm án xuống tù có thời hạn): Thống kê số phạm nhân đã có quyết định của Tòa án có thẩm quyền quyết định giảm án thành án phạt tù có thời hạn, trong kỳ thống kê.

- Dòng 74 (Số phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân đã được trả tự do sau khi có quyết định của Chủ tịch nước tha tù trước thời hạn đối với họ, trong kỳ thống kê.  

- Dòng 75 (Số phạm nhân chết): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân chết trong kỳ thống kê.

- Dòng 76 ( Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

- Dòng 77 (Số phạm nhân đang chấp hành án): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam.

Lưu ý:  Số này không bao gồm số trốn ở dòng 78.

 (D 77 = D 72 – D 73 – D 74 – D 75 – D 76 ).

- Dòng 78 (Số phạm nhân trốn tính đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê tổng số phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trốn ở các kỳ thống kê khác nhau nhưng đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

- Dòng 79 (Số phạm nhân kỳ thống kê trước chuyển sang): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam, Trại tạm giam và Nhà tạm giữ, bao gồm cả tù chung thân chuyển xuống tù có thời hạn, phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê trước kỳ thống kê này bắt lại được, những phạm nhân đã đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và cơ sở chữa bệnh đã bàn giao lại cho Trại giam, Trại tạm giam, những trường hợp người tạm đình chỉ chấp hành án tiếp tục thi hành án.

- Dòng 80 (Số phạm nhân mới): Thống kê số phạm nhân mới đưa vào chấp hành án phạt tù có thời hạn mới đưa vào chấp hành án tại Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.

- Dòng 81 ( Tổng số phạm nhân): Thống kê tổng số phạm nhân đang có trong Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, bao gồm số mới và số cũ. 

Dòng 81 = Dòng 79 + Dòng 80 

- Dòng 82 (Số phạm nhân đã chấp hành án xong): Thống kê những trường hợp chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do; Giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (đối với trường hợp này tính cả những trường hợp được giảm đột xuất), trả tự do; Đặc xá tha tù trước thời hạn; những trường hợp được miễn chấp hành án phạt tù….
 - Dòng 83 (Số phạm nhân được trả tự do theo Khoản 1 Điều 28 Luật TCVKS, Khoản 3 Điều 141 Luật thi hành án hình sự): Thống kê những trường hợp đã trả tự do sau khi có quyết định của Viện kiểm sát trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật, trong kỳ thống kê.  

- Dòng 84 (Số phạm nhân chết): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chết trong kỳ thống kê.

- Dòng 85 (Số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê số phạm nhân trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

- Dòng 86 (Số phạm nhân đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh): thống kê số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù mà trong kỳ thống kê đã áp dụng biện pháp chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh.

- Dòng 87 (Số phạm nhân đang chấp hành án): Là tổng số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tại Trại giam, Trại tạm giam và Nhà tạm giữ. 

Lưu ý: Số này không bao gồm số trốn ở dòng 90.

Dòng 87 = Dòng 81 – Dòng 82 – Dòng 83 – Dòng 84 – Dòng 85 – Dòng 86 – Dòng 91.

- Dòng 88 (Số phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam): Thống kê những số phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân của Trại tạm giam tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 89 (Số phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ): Thống kê số phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 90 (Số phạm nhân trốn tính đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê tổng số phạm nhân trốn ở các kỳ thống kê khác nhau nhưng đến cuối kỳ thống kê này chưa bắt lại được.

- Dòng 91 (Số phạm nhân tạm đình chỉ chấp hành án trong kỳ thống kê): Thống kê số phạm nhân đã ra khỏi nơi chấp hành án sau khi có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, trong kỳ thống kê.
- Dòng 92 (Tổng số phạm nhân tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê): Thống kê số đang tạm đình chỉ của tất cả các kỳ thống kê, bao gồm cả số trốn chưa bắt lại.

- Dòng 93 (Số tạm đình chỉ đã tiếp tục thi hành án): thống kê số người được tạm đình chỉ đã có mặt tại nơi chấp hành án theo đúng quy định hoặc số tạm đình chỉ trốn đã bắt lại và tiếp tục chấp hành án, trong kỳ thống kê. 

- Dòng 94 (Số tạm đình chỉ được miễn chấp hành án): Thống kê số người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã có quyết định được miễn chấp hành hình phạt tù còn lại, trong kỳ thống kê.

- Dòng 95 (Số tạm đình chỉ chết): Thống kê số phạm nhân được tạm đình chỉ chết trong kỳ thống kê. Căn cứ vào quyết định đình chỉ thi hành án của Tòa án có thẩm quyền sau khi nhận được thông báo của cơ quan quản lý người được tạm đình chỉ thi hành án chết để làm căn cứ thống kê. 

- Dòng 96 (Số tạm đình chỉ trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê những người được tạm đình chỉ chấp hành án trốn trong kỳ thống kê chưa bắt lại được.

- Dòng 97 (Số tạm đình chỉ trốn đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được): Thống kê tổng số người đang tạm đình chỉ chấp hành án trốn chưa bắt lại .Số trốn có thể trong kỳ thống kê hoặc ở các kỳ thống kê trước.

- Dòng 98 ( Số cũ): Thống kê số người đang bị giám sát, giáo dục của kỳ thống kê trước chuyển sang.

- Dòng 99 (Số mới): Thống kê số phát sinh trong kỳ thống kê. Căn cứ vào thời điểm giao, nhận hồ sơ giữa cơ quan thi hành án có thẩm quyền và cơ quan được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo để làm căn cứ thống kê.

Lưu ý: Đối với những trường hợp người được hưởng án treo chuyển đi nơi khác do thay đổi nơi cư trú, làm việc thì đơn vị chuyển đi không tính vào số tổng mà xem xét nếu số cũ thì giảm số cũ, số mới thì giảm số mới; đơn vị nhận chuyển đến tính tăng số mới.

Đối với trường hợp người được hưởng án treo chết thì xem xét là số mới, hay cũ thuộc trường hợp nào thì giảm số đó.  

- Dòng 100 (Tổng số): Thống kê tổng số người đang bị giám sát, giáo dục, bao gồm số cũ và số mới (Dòng 100 = Dòng 98 + Dòng 99).

- Dòng 101 (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách, trong kỳ thống kê.

- Dòng 102 (Số còn lại đang bị giám sát, giáo dục): Thống kê số người bị phạt tù được hưởng án treo đang bị giám sát, giáo dục tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 103 (Số cũ): Thống kê số người đã có quyết định thi hành hình phạt trục xuất của kỳ thống kê trước chuyển qua, bao gồm cả những trường hợp người bị trục xuất trốn chưa bắt lại được.

- Dòng 104 (Số mới): Thống kê số người có quyết định thi hành hình phạt trục xuất trong kỳ thống kê.

Đối với người bị trục xuất chết trong thời gian chờ xuất cảnh thì xem xét là số mới hay số cũ mà giảm số cũ hoặc mới.

- Dòng 105 (Tổng số): Thống kê tổng số người bị trục xuất, bao gồm số cũ và số mới (Dòng 105 = Dòng 103 + Dòng 104).

- Dòng 106 (Số đã trục xuất): Thống kê số người chấp hành án phạt trục xuất đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trong kỳ thống kê (Căn cứ vào thông báo đã thi hành xong hình phạt trục xuất của cơ quan thi hành án hình sự gửi cho các cơ quan có thẩm quyền).
- Dòng 107 (Số còn lại chư​a bị trục xuất): Dòng 107 = Dòng 105 – Dòng 106.

- Dòng 108 (Số cũ): Là số người đang chấp hành án cải tạo không giam giữ của kỳ thống kê trước chuyển sang.

- Dòng 109 (Số mới): Là số phát sinh trong kỳ thống kê. Căn cứ vào thời điểm giao, nhận hồ sơ giữa cơ quan thi hành án có thẩm quyền và cơ quan được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ để làm căn cứ thống kê.

Lưu ý: Đối với trường hợp người đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ chết thì xem xét là số mới hay cũ để giảm số đó.  

- Dòng 110 ( Tổng số): Thống kê tổng số người đang đang thi hành án phạt cải tao không giam giữ, bao gồm số cũ và số mới (Dòng 110 = Dòng 108 + Dòng 109).

- Dòng 111 (Số đã chấp hành xong): Thống kê số người đã được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ.

- Dòng 112 (Số còn lại đang bị giám sát, giáo dục): Thống kê số người bị phạt cải tạo không giam giữ đang bị giám sát, giáo dục tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 113 (Số người chấp hành án ch​ưa ra QĐ THA kỳ tr​ước chuyển qua): Thống kê những người bị Tòa án tuyên phạt hình phạt chính là: “ cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo, tù có thời hạn, tù chung thân” mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có quyết định thi hành án của kỳ thống kê trước chuyển qua. 

 - Dòng 114 (Số người chấp hành án trong kỳ chư​a ra QĐ THA): Thống kê những người bị Tòa án tuyên phạt hình phạt chính là: “ cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo,  tù có thời hạn, tù chung thân” mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong kỳ thống kê nhưng chưa có quyết định thi hành án. 
- Dòng 115 (Số người chấp hành án nhận uỷ thác ra quyết định thi hành án): Thống kê số người chấp hành án đã nhận ủy thác ra quyết định thi hành án của Tòa án khác.

 - Dòng 116 (Số người chấp hành án uỷ thác đi nơi khác ra quyết định thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án đã xét xử sơ thẩm đã có quyết định ủy thác cho Tòa án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án. 

Lưu ý: Đối với những người chấp hành án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có quyết định thi hành án mà Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại hoặc tuyên bị cáo không phạm tội, thì tùy từng trường hợp nếu bản án có hiệu lực trước kỳ thống kê thì trừ số liệu ở dòng 113, nếu bản án có hiệu lực trong kỳ thống kê thì trừ số liệu ở dòng 114. 

- Dòng 117 (Số người chấp hành án chết khi chưa có quyết định thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có quyết định thi hành án chết trong kỳ thống kê.

- Dòng 118 (Tổng số người chấp hành án Toà án phải ra quyết định thi hành án): Thống kê tổng số người mà Tòa án tuyên bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa ra quyết dịnh thi hành án.

Dòng 118 = Dòng 113 + Dòng 114 + Dòng 115 – Dòng 116 - Dòng 117.

- Dòng 119 (Số người chấp hành án tù chung thân phải ra quyết định T.H.A): Thống kê số người Tòa án đã tuyên phạt tù chung thân mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật tính đến cuối kỳ thống kê nhưng chưa có quyết định thi hành án.

- Dòng 120 (Số người chấp hành án tù có thời hạn phải ra quyết định T.H.A): Thống kê tổng số người Tòa án đã tuyên phạt tù chung thân và tuyên phạt tù có thời hạn mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật tính đến cuối kỳ thống kê nhưng chưa có quyết định thi hành án.

- Dòng 121 (Số người chấp hành án Toà án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê): Thống kê số người chấp hành án mà hình phạt chính là: “ cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo, tù có thời hạn, tù chung thân” Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.
- Dòng 122 (Số người chấp hành án tù chung thân đã ra quyết định THA): Thống kê tổng số người chấp hành án mà hình phạt chính là tù chung thân Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.

- Dòng 123 (Số người chấp hành án tù có thời hạn đã ra quyết định THA): Thống kê số người chấp hành án mà hình phạt chính là tù có thời hạn Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê.
- Dòng 124 (Số người chấp hành án Toà án chư​a ra quyết định thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án chưa ra quyết định thi hành án tính đến cuối kỳ thống kê.

Dòng 124 = Dòng 118 – Dòng 121

- Dòng 125 (Đã quá hạn luật định): Thống kê số người mà Tòa án chưa ra quyết định thi hành án đã quá hạn theo Điều 256 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Dòng 126 (Số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án của kỳ thống kê tr​ước nhưng chưa đưa đi thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án đã ra quyết định thi hành án ở các kỳ thống kê trước nhưng chưa đưa đi đến nơi thi hành án. 

Những trường hợp đã hết thời hạn hoãn thi hành án mà không được tiếp tục hoãn, những trường hợp Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định hoãn thi hành án cũng thống kê vào dòng này.

- Dòng 127 (Tổng số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đi thi hành án): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đưa đi thi hành án (Dòng 127 = Dòng 121 + Dòng 126). 

- Dòng 128 (Số người chấp hành án được Toà án GĐT, TT huỷ án, tuyên không phạm tội): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án (nhưng chưa đi thi hành án) mà Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại hoặc tuyên bị cáo không phạm tội trong kỳ thống kê.

- Dòng 129 (Số người chấp hành án đư​ợc hoãn chấp hành án): Thống kê số bị án đã có quyết định thi hành án nhưng được hoãn chấp hành án trong kỳ thống kê. Quyết định thi hành án có thể trong kỳ thống kê, cũng có thể khác kỳ thống kê.

- Dòng 130 (Số người chấp hành án đư​ợc miễn chấp hành hình phạt): Thống kê số người đã có quyết định miễn chấp hành hình phạt của Tòa án có thẩm quyền trong kỳ thống kê.

- Dòng 131 ( Số người được miễn chấp hành hình phạt tù): Thống kê số người đã có quyết định miễn chấp hành hình phạt tù của Tòa án có thẩm quyền trong kỳ thống kê.

- Dòng 132 (Số người chấp hành án đư​ợc hư​ởng thời hiệu): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án có thẩm quyết đã có quyết định cho họ không phải thi hành bản án đã tuyên do được hưởng thời hiệu, trong kỳ thống kê.

- Dòng 133 ( Số người chấp hành án phạt tù được hưởng thời hiệu): Thống kê số người chấp hành án phạt tù mà Tòa án có thẩm quyết đã có quyết định cho họ không phải thi hành hình phạt tù đã tuyên do được hưởng thời hiệu, trong kỳ thống kê.

- Dòng 134 (Số người chấp hành án chết sau khi có quyết định thi hành án nhưng chưa đi thi hành án): Thống kê số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án chết trong kỳ thống kê.

- Dòng 135 (Số người chấp hành án trốn sau khi có quyết định thi hành án nhưng chưa đi thi  hành án trong kỳ thống kê): Thống kê những trường hợp đã có quyết định thi hành án nhưng trong thời gian chờ chuyển đi chấp hành án thì bỏ trốn.

- Dòng 136 (Số người chấp hành án đã đi thi hành án): Thống kê số người chấp hành án sau khi có quyết định thi hành án đã được đưa đi thi hành án tại Trại giam, Trại tạm giam hoặc đã được bàn giao cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục hoặc trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

- Dòng 137 (Số người chấp hành án tù chung thân đã đi thi hành án): Thống kê số người chấp hành án tù chung thân mới đưa đến thi hành án tại Trại giam sau khi có quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án của cơ quan có thẩm quyền. Không thống kê những trường hợp chuyển từ trại này đến trại khác vào dòng này.

- Dòng 138 (Số người chấp hành án tù có thời hạn đã đi thi hành án ): Thống kê số người chấp hành án tù có thời hạn mới đưa đến chấp hành án tại Trại giam, Trại tạm giam sau khi có quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án của cơ quan có thẩm quyền. Không thống kê những trường hợp chuyển từ trại này đến trại khác vào dòng này.

- Dòng 139 (Số người chấp hành án đã có quyết định THA còn lại ch​ưa đi THA): Thống kê số người đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đưa đi chấp hành án. 

Dòng 139 = Dòng 127 – Dòng 128 – Dòng 129 – Dòng 130 – Dòng 132 – Dòng 134 – Dòng 136

- Dòng 140 (Số người chấp hành án tù chung thân chưa đi thi hành án): Thống kê những bị phạt tù chung thân đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đưa đi thi hành án tại Trại giam. Số này bao gồm cả số trốn ở dòng 141.

- Dòng 141 (Số người chấp hành án tù chung thân chưa đi thi hành án trốn chư​a bắt lại): Thống kê những trường hợp người bị phạt tù chung thân đã có quyết định thi hành án chưa đi thi hành án nhưng đã bỏ trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 142 (Số người chấp hành án tù có thời hạn chưa đi thi hành án): Thống kê số người chấp hành án tù có thời hạn đã có quyết định thi hành án nhưng chưa đưa đi thi hành án tại Trại giam, Trại tạm giam. Số này bao gồm cả số trốn ở dòng 143.

- Dòng 143 (Số người chấp hành án tù có thời hạn chưa đi thi hành án trốn ch​ưa bắt lại): Thống kê số người bị phạt tù có thời hạn đã có quyết định thi hành án chưa đi thi hành án nhưng đã bỏ trốn chưa bắt lại được tính đến cuối kỳ thống kê.

- Dòng 144 (Số quyết định của Tòa án có vi phạm): Thống kê số quyết định thi hành án, quyết định liên quan đến thi hành án của Tòa án có vi phạm trong kỳ thống kê.

- Dòng 145 (Số người chấp hành án VKS yêu cầu Toà án ra QĐ thi hành án): Thống kê số người chấp hành án mà Viện kiểm sát đã có văn bản trong kỳ thống kê  yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

- Dòng 146 (Toà án đã ra quyết định theo yêu cầu của VKS): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước). 

- Dòng 147 (Số người chấp hành án VKS đề nghị hoãn THA): Thống kê số người chấp hành án mà Viện kiểm sát đã có văn bản trong kỳ thống kê đề nghị Tòa án ra quyết định hoãn thi hành án. 

- Dòng 148 (Toà án đã ra quyết định theo yêu cầu của VKS): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án đã ra quyết định hoãn thi hành án trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước).

- Dòng 149 (Số người chấp hành án VKS đề nghị miễn chấp hành hình phạt): Thống kê số người chấp hành án mà Viện kiểm sát đã có văn bản trong kỳ thống kê đề nghị Tòa án ra quyết định miễn chấp hành hình phạt. (Số liệu này không bao gồm số liệu ở dòng 158)

- Dòng 150 (Toà án đã ra quyết định theo yêu cầu của VKS): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án đã ra quyết định miễn chấp hành hình phạt trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước).

- Dòng 151 (Số người thi hành án phạt tù được miễn chấp hành án theo yêu cầu): Thống kê số người mà Tòa án đã ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước).

- Dòng 152 (Số người chấp hành án VKS đề nghị xét hư​ởng thời hiệu): Thống kê số người chấp hành án mà Viện kiểm sát đã có văn bản trong kỳ thống kê đề nghị Tòa án xét hưởng thời hiệu. 

- Dòng 153 (Toà án đã ra quyết định theo yêu cầu của VKS): Thống kê số người chấp hành án mà Tòa án đã ra quyết định cho người đó được hưởng thời hiệu trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước).

- Dòng 154 (Số người chấp hành án phạt tù được hưởng thời hiệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát): Thống kê số người chấp hành án phạt tù mà Tòa án đã ra quyết định cho người đó được hưởng thời hiệu trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước).

- Dòng 155 (Số văn bản VKS yêu cầu Toà án tự kiểm tra): Thống kê số văn bản mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê và đã gửi đến Tòa án yêu cầu Tòa án tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho viện kiểm sát (nếu một văn bản yêu cầu nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ được tính là một lần)

- Dòng 156 (Số văn bản VKS yêu cầu Tòa án cung cấp tài liệu): Thống kê số văn bản mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu Tòa án cung cấp tài liệu cho liên quan đến việc thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát (nếu một văn bản yêu cầu nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ được tính là một lần).

- Dòng 157 (Số phạm nhân VKS đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù): Thống kê những trường hợp Viện kiểm sát đã lập hồ sơ đề nghị cho phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, trong kỳ thống kê.

- Dòng 158 (Số người chấp hành án VKS đề nghị miễn chấp hành hình phạt còn lại trong thời gian người chấp hành án đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù): Thống kê những trường hợp Viện kiểm sát đã lập hồ sơ đề nghị cho người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đươc miễn chấp hành án phạt tù, trong kỳ thống kê.

- Dòng 159 (Số người chấp hành án VKS yêu cầu Công an áp giải): Thống kê số người chấp hành án mà Viện kiểm sát đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu Công an áp giải người đó đến nơi chấp hành án.

- Dòng 160 (Công an đã áp giải theo yêu cầu của VKS): Thống kê số người chấp hành án mà Công an đã áp giải trong kỳ thống kê theo yêu cầu của Viện kiểm sát (văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát có thể ở kỳ thống kê trước).

- Dòng 161 (Số văn bản VKS yêu cầu Cơ quan thi hành án cùng cấp tự kiểm tra): Thống kê số văn bản mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (nếu một văn bản yêu cầu nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ được tính là một lần yêu cầu)

- Dòng 162 (Số văn bản VKS yêu cầu Cơ quan thi hành án cấp dưới tự kiểm tra): Thống kê số văn bản mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (nếu một văn bản yêu cầu nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ được tính là một lần yêu cầu)

- Dòng 163 (Số văn bản VKS yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp  cung cấp tài liệu): Thống kê số văn bản mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu cơ quan thi hành án cùng cấp cung cấp tài liệu liên quan đến việc thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát (nếu một văn bản yêu cầu nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ được tính là một lần yêu cầu).

- Dòng 164 (Số văn bản VKS yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới  cung cấp tài liệu): Thống kê số văn bản mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu cơ quan thi hành án cấp dưới cung cấp tài liệu liên quan đến việc thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát (nếu một văn bản yêu cầu nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ được tính là một lần yêu cầu).

- Dòng 165 (Số lần kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp): Thống kê số lần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án cùng cấp đã ban hành kết luận (thống kê cả kiểm sát thường kỳ và đột xuất).

- Dòng 166 (Số lần kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới): Thống kê số lần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án cấp dưới đã ban hành kết luận (thống kê cả kiểm sát thường kỳ và đột xuất).

- Dòng 167 (Số bản kiến nghị cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp): Thống kê số bản kiến nghị đối với cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kiến nghị kiến nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kiến nghị)

Lưu ý: Chỉ thống kê những kiến nghị bằng văn bản riêng, không thống kê những kiến nghị có trong kết luận kiểm sát trực tiếp.

- Dòng 168 (Số bản kiến nghị được chấp nhận): Thống kê số bản kiến nghị đã có văn bản chấp nhận sửa chữa trong kỳ thống kê của cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp (bản kiến nghị của Viện kiểm sát có thể trong kỳ hoặc các kỳ trước).

- Dòng 169 (Số bản kiến nghị cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới): Thống kê số bản kiến nghị đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kiến nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kiến nghị).

Lưu ý: Chỉ thống kê những kiến nghị bằng văn bản riêng, không thống kê những kiến nghị có trong kết luận kiểm sát trực tiếp.

- Dòng 170 (Số bản kiến nghị được chấp nhận): Thống kê số bản kiến nghị đã có văn bản chấp nhận sửa chữa trong kỳ thống kê của cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới (bản kiến nghị của Viện kiểm sát có thể trong kỳ hoặc các kỳ trước).

- Dòng 171 (Số bản kháng nghị cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp): Thống kê số bản kháng nghị đối với cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kháng nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kháng nghị)

- Dòng 172 (Số bản kháng nghị cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới): Thống kê số bản kháng nghị đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kháng nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kháng nghị)

- Dòng 173 (Số lần kiểm sát trực tiếp Trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam): Thống kê số lần Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam (cả kiểm sát thường kỳ và kiểm sát bất thường), bao gồm: kiểm sát toàn diện và kiểm sát một mặt.

- Dòng 174 (Số bản kiến nghị đối với Trại giam, Trại tạm giam): Thống kê số bản kiến nghị đối với Trại giam, Trại tạm giam (đối với kiến nghị Trại tạm giam chỉ thống kê những kiến nghị liên quan đến việc thi hành án hình sự) đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kiến nghị kiến nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kiến nghị).

Lưu ý: Chỉ thống kê những kiến nghị bằng văn bản riêng, không thống kê những kiến nghị có trong kết luận kiểm sát trực tiếp.

- Dòng 175 (Số bản kiến nghị được chấp nhận): Thống kê số bản kiến nghị đã có văn bản chấp nhận sửa chữa trong kỳ thống kê của Trại giam, Trại tạm giam (bản kiến nghị của Viện kiểm sát có thể trong kỳ hoặc các kỳ trước).

- Dòng 176 (Số bản kháng nghị Trại giam, Trại tạm giam): Thống kê số bản kháng nghị đối với Trại giam, Trại tạm giam (đối với kiến nghị Trại tạm giam chỉ thống kê những kiến nghị liên quan đến việc thi hành án hình sự) đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kháng nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kháng nghị)

- Dòng 177 (Số phạm nhân VKS tham gia xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù): Thống kê số phạm nhân Viện kiểm sát đã tham gia phiên họp trong kỳ thống kê để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (việc xét giảm có thể là thường kỳ hoặc đột xuất, mỗi hồ sơ phạm nhân được coi là một trường hợp).

- Dòng 178 (Số phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù): Thống kê số phạm nhân đã được Toà án có thẩm quyền quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong kỳ thống kê

- Dòng 179 (Số phạm nhân VKS đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công an): Thống kê số phạm nhân sau khi nhận hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của cơ quan Công an, Viện kiểm sát đã nghiên cứu và đề nghị Tòa án giảm thời hạn chấp hành án phạt tù khác với đề nghị của cơ quan Công án (có thể thời gian giảm nhiều hơn hoặc ít hơn).

- Dòng 180 (Toà án chấp nhận đề nghị của VKS): Thống kê những trường hợp Tòa án chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát (Dòng 180 =< dòng 179).

- Dòng 181 (Số phạm nhân VKS tham gia kiểm sát hồ sơ đặc xá): Thống kê số phạm nhân Viện kiểm sát đã tham gia kiểm sát việc thực hiện trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá, trong kỳ thống kê (mỗi hồ sơ phạm nhân được coi là một trường hợp).

- Dòng 182 (Số lần kiểm sát UBND cấp xã về quản lý án treo, CTKGG): Thống kê số lần Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp ủy ban nhân dân cấp xã, trong kỳ thống kê.

- Dòng 183 (Số bản kiến nghị UBND cấp xã): Thống kê số bản kiến nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã khắc phục vi phạm trong việc quản lý án treo, cải tạo không giam giữ.

- Dòng 184 (Số bản kiến nghị đ​ược chấp nhận): Thống kê số bản kiến nghị đã có văn bản chấp nhận sửa chữa trong kỳ thống kê của cơ quan bị kiến nghị (bản kiến nghị của Viện kiểm sát có thể trong kỳ hoặc các kỳ trước).

- Dòng 185 (Số bản kháng nghị UBND cấp xã): Thống kê số bản kháng nghị đối Uỷ ban nhân dân cấp xã đã ban hành trong kỳ thống kê (nếu bản kháng nghị nhiều vấn đề khác nhau thì chỉ tính là một bản kháng nghị).

- Dòng 186 (Số người VKS tham gia xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt CTKGG hoặc rút ngắn thời hạn thử thách của án treo): Thống kê số người Viện kiểm sát tham gia phiên họp trong kỳ thống kê để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn và xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ của Tòa án cùng cấp ( mỗi hồ sơ xét giảm là một người).

- Dòng 187 (Số bản kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm): Thống kê số bản kiến nghị ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc ra quyết định thi hành án hình sự (nếu một bản kiến nghị mà kiến nghị nhiều vấn đề thì chỉ được tính là một kiến nghị).

- Dòng 188 (Số bản kiến nghị được chấp nhận): Thống kê số bản kiến nghị đã có văn bản chấp nhận sửa chữa trong kỳ thống kê của Tòa án bị kiến nghị (bản kiến nghị của Viện kiểm sát có thể trong kỳ hoặc các kỳ trước).

- Dòng 189 (Số bản kháng nghị các quyết định của Tòa án): Thống kê số bản kháng nghị của Viện kiểm sát đã ban hành trong kỳ thống kê kháng nghị các quyết định của Tòa án liên quan đến việc thi hành án hình sự. 

- Dòng 190 (Số ngư​ời VKS yêu cầu CQĐT khởi tố trong hoạt động kiểm sát THA): Thống kê số người Viện kiểm sát đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố về hình sự khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

- Dòng 191 (Số ngư​ời VKS khởi tố trong hoạt động kiểm sát THA): Thống kê Số người Viện kiểm sát đã có quyết định khởi tố bị can trong kỳ thống kê khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

biểu 07/2003

thống kê công tác giảI quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

- Dòng 1 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn lại của kỳ trước): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của kỳ thống kê trước chưa kết thúc xác minh.

- Dòng 2 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới nhận): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới nhận trong kỳ thống kê.

- Dòng 3 (Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố): thống kê tổng số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của kỳ thống kê trước chưa kết thúc xác minh và số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mới nhận trong kỳ thống kê.

- Dòng 4 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã giải quyết): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà Cơ quan điều tra của VKS đã giải quyết (quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự) theo khoản 2 Điều 103 BLTTHS.

- Dòng 5 (Đã khởi tố): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự trong kỳ thông kê.

- Dòng 6 (Không khởi tố chuyển xử lý hành chính): thống kê số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà cơ quan điều tra đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định xử lý hành chính.

- Dòng 7 (Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cuối kỳ chưa giải quyết): thống kê số tin báo, tố giác tội phạm còn lại tính đến cuối kỳ thống kê chưa chưa ban hành các quyết định giải quyết.

- Dòng 8 (Trong đó: - Số đã quá hạn tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê số tin báo, tố giác tội phạm còn lại chưa giải quyết đã quá thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 103 BLTTHS.

biểu 08/2003

thống kê công tác điều tra vụ án hình sự của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

- Dòng 1/2 (Số vụ án/bị can còn lại của kỳ trước): Thống kê số vụ án/bị cáo mà CQĐT của Viện kiểm sát chưa kết thúc điều tra. 

- Dòng 3/4 (Số vụ án/bị can mới khởi tố): Thống kê số vụ án/bị can  do CQĐT của VKS quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong kỳ thống kê .

- Dòng 5/6/7/8/9 (Số bị can là cán bộ của cơ quan Công an/Kiểm sát/ Tòa án/thi hành án/cơ quan khác): Thống kê số bị can do CQĐT VKS đã khởi tố phân tích theo nhân thân người phạm tội.

 Lưu ý: Dòng 12+Dòng 13+Dòng 14+ Dòng 15+ Dòng 16 = Dòng 11

- Dòng 10/11 (Tổng số vụ án/bị can phải điều tra): Thống kê tổng số vụ án/bị can phải điều tra bao gồm: số còn lại của kỳ trước (dòng 1,2) và số mới khởi tố (dòng 3, 4).

Lưu ý: Dòng 10 = Dòng 1 + Dòng 3

          : Dòng 11 = Dòng 2 + Dòng 4

- Dòng 12/13 (Số vụ án/bị can kết thúc điều tra đề nghị truy tố): Thống kê số vụ án/bị can có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê và có biên bản bàn giao sang Vụ 1A - VKS tối cao để truy tố theo thẩm quyền. Nếu có bản kết luận điều tra ban hành trong kỳ thống kê nhưng chưa có biên bản bàn giao sang Vụ 1A trong kỳ thống kê thì không thống kê vào dòng này.

- Dòng 14/15 (Số vụ án/bị can đình chỉ điều tra): Thống kê số vụ án/bị can có QĐ đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê. 

- Dòng 16/17 (Số vụ án/bị can tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê): Thống kê số vụ án/bị can có QĐ tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê.

- Dòng 18/19 (Số vụ án/bị can còn lại cuối kỳ chưa kết thúc điều tra): Thống kê số vụ án/bị can đến cuối kỳ thống kê chưa có QĐ giải quyết của CQĐT Viện kiểm sát như kết thúc điều tra, đình chỉ, tạm đình chỉ.

- Dòng 20 (Số bản kiến nghị xử lý và phòng ngừa vi phạm): Thống kê số bản kiến nghị của CQĐT, VKS với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan về kiến nghị, xử lý, áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.  

biểu 09/2003

Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

- Cột số 1 (Tội danh): Ghi theo thứ tự các tội danh được quy định tại  Phần các tội phạm” trong Bộ luật hình sự;

- Cột số 2 (Điều luật): Ghi theo thứ tự các điều luật được quy định tại Phần các tội phạm” trong Bộ luật hình sự;

- Cột 3 đến cột 28: Các tiêu chí về tổng thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; số vụ án, bị can khởi tố, truy tố, xét xử; số vụ án, bị can đề nghị truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra và VKS theo từng cột của biểu này đã được hướng dẫn theo từng dòng cùng tiêu chí tại Biểu 02/2013 - Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc điều tra, kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Biểu 09 thống kê các vụ án, bị can của các tiêu chí theo từng tội danh được quy định trong BLHS. 

Lưu ý: Biểu này chỉ áp dụng cho kỳ thống kê 6 tháng, 12 tháng, không áp dụng cho kỳ tháng.

- Tổng số vụ án đã thụ lý kiểm sát điều tra (cột 3) Biểu 09/2013 = tổng số vụ án đã thụ lý kiểm sát điều tra (dòng 44) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Tổng số bị can đã thụ lý kiểm sát điều tra (cột 4) Biểu 09/2013 = tổng số bị can đã thụ lý kiểm sát điều tra  (dòng 45) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án đã khởi tố (cột 5) Biểu 09/2013 = số vụ án đã khởi tố (dòng 42) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị can đã khởi tố (cột 6) Biểu 09/2013 = số bị can đã khởi tố (dòng 43) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng; 

- Tổng số vụ án đề nghị truy tố (cột 7) Biểu 09/2013 = số vụ án đề nghị truy tố (dòng 46) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Tổng số bị can đề nghị truy tố (cột 8) Biểu 09/2013 = số bị can đề nghị truy tố (dòng 49) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án CQĐT đình chỉ (cột 9) Biểu 09/2013 = số vụ án CQĐT đình chỉ (dòng 52) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị can CQĐT đình chỉ (cột 10) Biểu 09/2013 = số bị can CQĐT đình chỉ (dòng 54) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án CQĐT tạm đình chỉ (cột 11) Biểu 09/2013 = số vụ án CQĐT tạm đình chỉ (dòng 60) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị can CQĐT tạm đình chỉ (cột 12) Biểu 09/2013 = số bị can CQĐT tạm đình chỉ (dòng 61) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Tổng số vụ án VKS thụ lý giải quyết (cột 13) Biểu 09/2013 = tổng số vụ án đã thụ lý kiểm sát điều tra (dòng 89) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Tổng số bị can VKS thụ lý giải quyết (cột 14) Biểu 09/2013 = tổng số bị can đã thụ lý kiểm sát điều tra  (dòng 90) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án đã truy tố (cột 15) Biểu 09/2013 = số vụ án đã truy tố (dòng 91) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị can đã truy tố (cột 1 6) Biểu 09/2013 = số bị can đã truy tố (dòng 94) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án VKS đình chỉ (cột 17) Biểu 09/2013 = số vụ án VKS  đình chỉ (dòng 97) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị can VKS đình chỉ (cột 18) Biểu 09/2013 = số bị can VKS đình chỉ (dòng 99) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án VKS tạm đình chỉ (cột 19) Biểu 09/2013 = số vụ án VKS tạm đình chỉ (dòng 104) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị can VKS tạm đình chỉ (cột 20) Biểu 09/2013 = số bị can VKS tạm đình chỉ (dòng 105) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Tổng số vụ án Tòa án thụ lý  XXST (cột 21) Biểu 09/2013 = tổng số vụ án đã thụ lý kiểm sát điều tra (dòng 135) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Tổng số bị can Tòa án thụ lý  XXST (cột 22) ) Biểu 09/2013 = tổng số bị can đã thụ lý kiểm sát điều tra (dòng 136) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án đã xét xử (cột 23) Biểu 09/2013 = số vụ án đã xét xử (dòng 137) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị cáo đã xét xử (cột 24) Biểu 09/2013 = số bị cáo đã xét xử (dòng 140) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án Tòa án đình chỉ (cột 25) Biểu 09/2013 = số vụ án Tòa án đình chỉ (dòng 143) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị cáo Tòa án đình chỉ (cột 26) Biểu 09/2013 = số bị can Tòa án đình chỉ (dòng 144) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số vụ án Tòa án  tạm đình chỉ (cột 27) Biểu 09/2013 = số vụ án Tòa án tạm đình chỉ (dòng 145) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng;

- Số bị cáo Tòa án tạm đình chỉ (cột 28) Biểu 09/2013 = số bị can Tòa án tạm đình chỉ (dòng 146) Biểu 02/2013 - áp dụng kỳ thống kê 6, 12 tháng. 

Biểu số 10/2013
Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động                                        theo thủ tục sơ thẩm

- Dòng 1 (Số vụ, việc còn lại của kỳ trước): thống kê số vụ, việc còn lại trong kỳ thống kê trước (VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án chuyển sang trong kỳ thống kê trước) nhưng Toà án chưa giải quyết, chuyển sang kỳ thống kê này để giải quyết. Số này còn bao gồm cả những vụ việc dân sự đã bị tạm đình chỉ nhưng trong kỳ thống kê này lý do tạm đình chỉ không còn và Toà án tiếp tục đưa ra giải quyết (Điều 191 BLTTDS) và số chuyển đến trong kỳ.

Vì có số tạm đình chỉ tiếp tục đưa ra giải quyết và có số chuyển đến, chuyển đi nên số cũ của kỳ này không nhất thiết phải bằng số vụ việc còn lại chưa giải quyết của kỳ trước (dòng 1 kỳ này có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng dòng 31 của kỳ trước).

- Dòng 2 (Số vụ, việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý): thống kê số vụ, việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê.

- Từ dòng 3 đến dòng 11: là phân loại một số tranh chấp, khiếu kiện cụ thể. Vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện cụ thể thuộc loại án nào thì ghi đúng vào cột tương ứng với loại vụ, việc đó, tránh nhầm lẫn sang loại án khác, vụ việc khác. 

- Dòng 12 (Số vụ, việc Toà án chậm gửi thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát): thống kê số vụ, việc thuộc dòng 2 mà Toà án chậm gửi thông báo thụ lý cho VKS theo đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 174 BLTTDS. 

- Dòng 13 (Tổng số vụ, việc VKS thụ lý): thống kê tổng số vụ, việc VKS phải kiểm sát trong kỳ thống kê, bao gồm: số vụ, việc cũ + số vụ, việc mới.
- Dòng 14 (Số vụ, việc VKS có văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan… cung cấp chứng cứ): thống kê số vụ, việc VKS đã có văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ trong kỳ thống kê để giải quyết vụ án ở giai đoạn sơ thẩm hoặc để kháng nghị phúc thẩm (Điều 85, 94 BLTTDS). Vụ việc đó có thể là vụ việc cũ, có thể là vụ việc mới nhưng trong kỳ thống kê VKS mới có văn bản yêu cầu.

- Dòng 15 (Số vụ, việc Tòa án đã giải quyết): thống kê số vụ, việc Toà án đã giải quyết xong ở cấp tố tụng này và Toà án đã chuyển các quyết định đó sang VKS trong kỳ thống kê (hoặc VKS đã nắm được kết quả giải quyết vụ việc đó trong kỳ thống kê do VKS tham gia phiên toà hoặc phiên họp sơ thẩm). Các quyết định bao gồm: QĐ đình chỉ, QĐ công nhận sự thoả thuận của các đương sự, bản án hoặc quyết định sơ thẩm  (đối với phiên họp) ... 

 - Dòng 16 (Số vụ Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự): thống kê số vụ Tòa án đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự trong kỳ thống kê trên cơ sở biên bản hòa giải thành (biên bản hòa giải thành có thể được lập trong kỳ thống kê trước).

- Dòng 17 (Số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp): thống kê số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp trong kỳ thống kê (theo quy định tại Điều 192 BLTTDS).
- Dòng 18 (Số vụ, việc đình chỉ do đương sự rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu): thông kê số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án do đương sự rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trong kỳ thống kê.

- Dòng 19 (Số vụ, việc Toà án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp đối với việc): thống kê số vụ, việc Toà án đã mở phiên toà (hoặc phiên họp đối với việc) trong kỳ thống kê.

- Dòng 20 (Số vụ, việc có kiểm sát viên tham gia phiên toà hoặc phiên họp): thống kê số vụ, việc Toà án đã xét xử sơ thẩm (hoặc mở phiên họp) trong kỳ thống kê và có kiểm sát viên tham gia phiên toà hoặc phiên họp.

- Dòng 21 (Số vụ HĐXX ra quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự tại phiên toà): thống kê số vụ, việc đã đưa ra xét xử sơ thẩm và HĐXX đã ra quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự tại phiên toà trong kỳ thống kê theo quy định tại Điều 220 BLTTDS.

- Dòng 22 (Số vụ, việc HĐXX ra quyết định đình chỉ tại phiên toà hoặc phiên họp): thống kê số vụ, việc HĐXX đã ra quyết định đình chỉ tại phiên toà hoặc phiên họp trong kỳ thống kê theo quy định tại Điều 218 BLTTDS. 

- Dòng 23 (Số bản án, quyết định Toà án gửi chậm cho VKS): thống kê số bản án, QĐ mà Toà án đã gửi sang VKS trong kỳ thống kê nhưng không đúng thời hạn quy định tại Điều 187, 194, 241… BLTTDS.

 - Dòng 24 (Số bản án, quyết định VKS đã kiểm sát): thống kê số bản án, quyết định của Toà án đã chuyển sang VKS và VKS đã kiểm sát xong bản án, quyết định đó (có phiếu kiểm sát) trong kỳ thống kê.

- Dòng 25 (Số bản án, quyết định VKS phát hiện có vi phạm): thống kê số bản án, quyết định của Tòa án mà VKS đã kiểm sát và phát hiện có vi phạm về nội dung hoặc hình thức trong kỳ thống kê.

- Dòng 26 (Số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm (kháng nghị cùng cấp): thống kê số vụ, việc VKS đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án cùng cấp trong kỳ thống kê .

Lưu ý: 

+ Kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm giải quyết vụ án thống kê vào cột số vụ.

+ Kháng nghị đối với các quyết định giải quyết việc (việc yêu cầu …) thống kê vào cột số việc.

- Dòng 27 (Số vụ, việc đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm): thống kê số vụ, việc VKS đề nghị VKS cấp trên trực tiếp kháng nghị phúc thẩm  trong kỳ thống kê do có căn cứ kháng nghị nhưng đã hết thời hạn kháng nghị đối với VKS cùng cấp và chưa hết thời hạn kháng nghị đối với VKS cấp trên.

 - Dòng 28 (Số vụ, việc VKS báo cáo kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự): thống kê số vụ, việc Tòa án đã ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự nhưng qua kiểm sát Viện kiểm sát thấy có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và đã có văn bản báo cáo kháng nghị GĐT trong kỳ thống kê (theo Điều 188 BLTTDS).

- Dòng 29 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): thống kê số vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê. 

- Dòng 30 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tất cả các vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ từ các kỳ thống kê trước cộng dồn lại đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này và các vụ, việc đó vẫn chưa được Toà án đưa ra để giải quyết tiếp. 
- Dòng 31 (Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết): thống kê số vụ, việc mà VKS đã nhận được thông báo thụ lý nhưng Toà án chưa giải quyết xong trong kỳ thống kê này và phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết tiếp.

- Dòng 32 (Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết nhưng đã quá hạn luật định): thống kê những vụ, việc Tòa án chưa giải quyết hoặc chưa giải quyết xong nhưng đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử và thời hạn hoãn phiên toà theo quy định tại Điều 179, Điều 208* BLTTDS.

- Dòng 33 (Số vụ, việc VKS kiến nghị với Toà án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT): thống kê số vụ, việc VKS có văn bản trong kỳ thống kê kiến nghị với Toà án về QĐ áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

- Dòng 34 (Số vụ, việc VKS trưng cầu giám định): Thống kê số vụ, việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

- Dòng 35 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án về những vi phạm của Toà án trong TTDS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án về những vi phạm của Toà án trong kỳ thống kê (bản kiến nghị đã ban hành trong kỳ thống kê, còn vi phạm nêu trong bản kiến nghị có thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước; vi phạm có thể là về nội dung hoặc về hình thức). 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó. Ví dụ: 

- Dân sự sơ thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 35, biểu 10; 

- Dân sự phúc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 41, biểu 11;

- Dân sự giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 34, biểu 12;

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 35, biểu 10; 

- Kinh doanh thương mại phúc thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 41, biểu 11; 

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 34, biểu 12; 

- Lao động sơ thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 35, biểu 10;

- Lao động phúc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 41, biểu 11;

- Lao động giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 34, biểu 12;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 13;

- Hành chính phúc thẩm thì thống kê vào dòng 36, biểu 14;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 15;

Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

- Dòng 36 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát): thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê.  

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó (tương tự như hướng dẫn tại dòng 35, biểu sơ thẩm dân sự) . Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

Biểu số 11/2013

 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động                                   theo thủ tục phúc thẩm

- Dòng 1(Số vụ, việc VKS kháng nghị đối với bản án, quyết định của Toà án cấp dưới (kháng nghị trên một cấp): thống kê số vụ, việc VKS đã có quyết định kháng nghị trong kỳ thống kê đối với bản án, quyết định của Toà án cấp dưới (chỉ áp dụng cho VKS cấp tỉnh và các Viện Phúc thẩm). 

Lưu ý: 

+ Kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm giải quyết vụ án thống kê vào cột số vụ.

+ Kháng nghị đối với các quyết định giải quyết việc (việc yêu cầu …) thống kê vào cột số việc.

- Dòng 2 (Số vụ, việc còn lại của kỳ trước): thống kê số vụ, việc còn lại trong kỳ thống kê trước (VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án chuyển sang trong kỳ thống kê trước) nhưng Toà án chưa giải quyết, chuyển sang kỳ thống kê này để giải quyết. Số này còn bao gồm cả những vụ việc dân sự đã bị tạm đình chỉ nhưng trong kỳ thống kê này lý do tạm đình chỉ không còn và Toà án tiếp tục đưa ra giải quyết (Điều 259 BLTTDS) và số chuyển đến trong kỳ.

Vì có số tạm đình chỉ tiếp tục đưa ra giải quyết và có số chuyển đến, chuyển đi nên số cũ của kỳ này không nhất thiết phải bằng số vụ việc còn lại chưa giải quyết của kỳ trước (dòng 2 kỳ này có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng dòng 37 của kỳ trước).

- Dòng 3 (Số vụ, việc tạm đình chỉ được Toà án tiếp tục giải quyết trong kỳ thống kê): thống kê số vụ, việc đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết theo thủ tục phúc thẩm từ các kỳ thống kê trước nhưng đến kỳ thống kê này, Toà án tiếp tục giải quyết vì  lý do tạm đình chỉ không còn (Điều 259 BLTTDS). Lưu ý những vụ việc này bao giờ cũng tính vào số cũ vì khi tạm đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự, Toà án không xoá tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ trong sổ thụ lý (dòng 3 nằm trong dòng 2). 

- Dòng 4 (Số vụ, việc VKS mới thụ lý): thống kê số vụ, việc Toà án đã thụ lý theo thủ tục phúc thẩm và VKS mới nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê (Điều 257 BLTTDS).

- Từ dòng 5 đến dòng 13: là phân loại một số tranh chấp, khiếu kiện cụ thể. Vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện cụ thể thể thuộc loại án nào thì ghi đúng vào cột tương ứng với loại vụ, việc đó, tránh nhầm lẫn sang loại án khác, vụ việc khác (tương tự như biểu sơ thẩm).

- Dòng 14 (Số vụ, việc Toà án chậm gửi thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát): thống kê số vụ, việc mới thụ lý theo thủ tục phúc thẩm (thuộc dòng 4) mà Toà án chậm gửi thông báo thụ lý cho VKS theo quy định tại Điều 257 BLTTDS.

- Dòng 15 (Tổng số vụ, việc VKS thụ lý): thống kê tổng số vụ, việc VKS phải kiểm sát trong kỳ thống kê , bao gồm: số vụ, việc cũ + số vụ, việc mới.
- Dòng 16 (Số vụ, việc VKS có văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan … cung cấp chứng cứ): thống kê số vụ, việc VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ để kháng nghị hoặc để giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm (Điều 85, 94 BLTTDS). Vụ việc đó có thể là vụ việc cũ, có thể là vụ việc mới nhưng trong kỳ thống kê VKS mới có văn bản yêu cầu. 

- Dòng 17 (Số vụ, việc Toà án đã giải quyết): thống kê số vụ, việc Toà án đã  giải quyết xong ở cấp tố tụng này trong kỳ thống kê. Các quyết định bao gồm: quyết định đình chỉ, bản án hoặc quyết định phúc thẩm (đối với phiên họp). 

- Dòng 18 (Số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp): thống kê số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp phúc thẩm trong kỳ thống kê theo quy định tại Điều 260 BLTTDS.
- Dòng 19 (Số vụ, việc đình chỉ do đương sự rút kháng cáo): thống kê số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp phúc thẩm do đương sự rút kháng cáo trong kỳ thống kê. (dòng 19 nằm trong dòng 18).
- Dòng 20 (Số vụ, việc đình chỉ do VKS rút kháng nghị): thống kê số vụ, việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa, phiên họp phúc thẩm do VKS rút kháng nghị. (dòng 20 nằm trong dòng 18).
- Dòng 21 (Số vụ, việc Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp): thống kê số vụ, việc Toà án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm trong kỳ thống kê. (đã xét xử xong).

Lưu ý: 

 -  Những vụ Toà án đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm hoặc mở phiên họp phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì thống kê vào cột số vụ. 

 - Những việc Toà án đã mở phiên họp phúc thẩm quyết định giải quyết việc dân sự, hôn nhân gia đình… bị kháng cáo, kháng nghị (Điều 318 BLTTDS) thì thống kê vào cột số việc.

- Dòng 22 (Số vụ, việc VKS kháng nghị): thống kê số vụ, việc VKS đã kháng nghị mà Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm trong kỳ thống kê (kháng nghị có thể của kỳ thống kê trước).   

 - Dòng 23 (Số vụ, việc Tòa án chấp nhận kháng nghị của VKS): thống kê số vụ, việc Tòa án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp phúc thẩm trong kỳ thống kê và chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kháng nghị của VKS.

- Dòng 24 (Số vụ, việc HĐXX giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 275 BLTTDS.
- Dòng 25 (Số vụ, việc HĐXX sửa bản án, quyết định sơ thẩm): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm quyết định sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 275 BLTTDS.

- Dòng 26 (Số vụ, việc HĐXX sửa bản án, quyết định sơ thẩm do sự thỏa thuận của đương sự): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm do sự thỏa thuận của đương sự theo quy định tại Điều 270 BLTTDS. (dòng 26 nằm trong dòng 25).
- Dòng 27 (Số vụ, việc Toà án huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định tại khoản 3 Điều 275 BLTTDS.

- Dòng 28 (Số vụ, việc VKS kháng nghị theo hướng huỷ án): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo hướng kháng nghị của VKS. (dòng 28 nằm trong dòng 27)

- Dòng 29 (Số vụ việc Toà án huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 275 BLTTDS. 

- Dòng 30 (Số vụ việc Toà án huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện): thống kê số vụ, việc HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 269 BLTTDS. (dòng 30 nằm trong dòng 29)

- Dòng 31 (Số bản án, quyết định Toà án gửi cho VKS không đúng hạn): thống kê số bản án, quyết định phúc thẩm mà Toà án đã gửi sang VKS trong kỳ thống kê nhưng không đúng thời hạn quy định tại Điều 257, 261, 281… BLTTDS.

 - Dòng 32 (Số bản án, quyết định VKS đã kiểm sát): thống kê số bản án, quyết định phúc thẩm của Toà án đã chuyển sang VKS và VKS đã kiểm sát xong bản án, quyết định đó (có phiếu kiểm sát) trong kỳ thống kê.

- Dòng 33 (Số bản án, quyết định VKS phát hiện có vi phạm): thống kê số bản án, quyết định mà VKS đã kiểm sát và phát hiện có vi phạm về nội dung hoặc hình thức.

- Dòng 34 (Số vụ, việc VKS báo cáo kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm): thống kê số vụ, việc đã có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án cùng cấp nhưng Viện kiểm sát thấy có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và đã có văn bản trong kỳ thống kê báo cáo VKS cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Dòng 35 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê): thống kê số vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 36 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tất cả các vụ việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm từ các kỳ thống kê trước cộng dồn lại đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này và các vụ, việc đó vẫn chưa đựơc Toà án đưa ra để giải quyết tiếp. 
- Dòng 37 (Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết): thống kê tổng số vụ, việc mà VKS đã nhận được thông báo thụ lý nhưng Toà án chưa giải quyết xong trong kỳ thống kê này và phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết tiếp.

- Dòng 38 (Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết nhưng đã quá hạn luật định): thống kê số vụ, việc Tòa án chưa giải quyết hoặc chưa giải quyết xong nhưng đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 258, 266 BLTTDS. 

- Dòng 39 (Số vụ, việc VKS kiến nghị với Toà án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT): thống kê số vụ, việc VKS có văn bản trong kỳ thống kê kiến nghị với Toà án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT  trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

- Dòng 40 (Số vụ, việc VKS trưng cầu giám định): Thống kê số vụ, việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

- Dòng 41 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án về những vi phạm của Toà án trong TTDS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án về những vi phạm của Toà án trong kỳ thống kê (bản kiến nghị đã ban hành trong kỳ thống kê, còn vi phạm nêu trong bản kiến nghị có thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước; vi phạm có thể là về nội dung hoặc về hình thức). 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó. Ví dụ: 

- Dân sự sơ thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 35, biểu 10; 

- Dân sự phúc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 41, biểu 11;

- Dân sự giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 34, biểu 12;

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 35, biểu 10; 

- Kinh doanh thương mại phúc thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 41, biểu 11; 

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 34, biểu 12; 

- Lao động sơ thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 35, biểu 10;

- Lao động phúc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 41, biểu 11;

- Lao động giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 34, biểu 12;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 13;

- Hành chính phúc thẩm thì thống kê vào dòng 36, biểu 14;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 15;

Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

- Dòng 42 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát): thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê . 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó (tương tự như hướng dẫn tại dòng 35, biểu sơ thẩm dân sự) . Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

Biểu số 12/2013

 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

 - Dòng 1 (Số vụ, việc còn lại của kỳ trước): thống kê số vụ, việc còn lại của  kỳ thống kê trước (còn lại của VKS) chưa giải quyết, chuyển sang kỳ thống kê này để giải quyết.

- Dòng 2 (Số vụ, việc VKS mới thụ lý): thống kê số vụ, việc VKS mới thụ lý (mới nhận được hồ sơ vụ, việc) trong kỳ thống kê.

- Từ dòng 3 đến dòng 11: phân chia số vụ, việc VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê theo một số tranh chấp, khiếu kiện cụ thể.

- Dòng 12 (Số vụ, việc Tòa án kháng nghị): thống kê số vụ, việc Tòa án kháng nghị và chuyển hồ sơ cho VKS trong kỳ thống kê (dòng 12 nằm trong dòng 2)

- Dòng 13 (Số vụ, việc VKS rút hồ sơ theo đơn khiếu nại của đương sự và cơ quan, tổ chức khác): thống kê số vụ, việc VKS rút hồ sơ vụ án theo đơn khiếu nại của đương sự và cơ quan, tổ chức khác để nghiên cứu, xem xét kháng nghị hay không kháng nghị. Căn cứ thống kê là ngày nhận được hồ sơ vụ án (dòng 13 nằm trong dòng 2).
- Dòng 14 (Số vụ, việc VKS cấp dưới đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm): thống kê số vụ, việc VKS cấp dưới đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Căn cứ thống kê là ngày nhận được công văn đề nghị và hồ sơ vụ án (dòng 14 nằm trong dòng 2).
- Dòng 15 (Tổng số vụ, việc VKS thụ lý): thống kê tổng số vụ, việc VKS thụ lý, bao gồm: số vụ, việc cũ + số vụ, việc mới.
- Dòng 16 (Số vụ, việc VKS có văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan cung cấp chứng cứ): thống kê số vụ, việc VKS đã có văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ trong kỳ thống kê để kháng nghị hoặc giải quyết vụ án ở giai đoạn GĐT, TT (Điều 85, 94 BLTTDS). Vụ việc đó có thể là vụ việc cũ, có thể là vụ việc mới nhưng trong kỳ thống kê VKS mới có văn bản yêu cầu.

- Dòng 17 (Tổng số vụ, việc VKS đã giải quyết trong kỳ thống kê): thống kê số vụ, việc VKS đã có văn bản giải quyết trong kỳ thống kê, ví dụ: QĐ kháng nghị của VKS, văn bản trả lời nhất trí hoặc không nhất trí với QĐ kháng nghị của Toà án, văn bản trả lời khiếu nại của đương sự và các cơ quan .v.v.

- Dòng 18 (Số vụ, việc VKS kháng nghị): thống kê số kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS đã ban hành trong kỳ thống kê.

- Dòng 19 (Số vụ, việc VKS kháng nghị GĐT lần hai trở lên): thống kê số vụ, việc Viện kiểm sát ban hành kháng nghị GĐT, TT lần 2 trở lên đối với 1 vụ, việc (dòng 19 năm trong dòng 18).

- Dòng 20 (Số vụ, việc VKS nhất trí với kháng nghị của Toà án): thống kê số vụ, việc VKS nhất trí một phần hoặc toàn bộ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án. Căn cứ thống kê là phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa.
- Dòng 21 (Số vụ, việc VKS không nhất trí với kháng nghị của Toà án): thống kê số vụ, việc VKS không nhất trí toàn bộ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án. Căn cứ thống kê là phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa.
- Dòng 22 (Số vụ, việc VKS đã trả lời khiếu nại của đương sự và các cơ quan tổ chức khác): thống kê số vụ việc VKS đã rút hồ sơ nghiên cứu và sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKS đã có văn bản trả lời khiếu nại của đương sự, cơ quan tổ chức khác trong kỳ thống kê mà không ra văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Dòng 23 (Số vụ, việc VKS cấp trên trả lời VKS cấp dưới): thống kê số vụ, việc sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKS cấp trên đã có văn bản trả lời VKS cấp dưới mà không ra văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 24 (Số vụ, việc VKS rút kháng nghị trước phiên toà và tại phiên toà): thống kê số vụ, việc VKS đã quyết định rút kháng nghị trước khi mở phiên toà hoăc rút kháng nghị tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm (Những vụ VKS đã rút kháng nghị tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm thì không tính vào số đã xét xử GĐT, TT nữa).

- Dòng 25 (Số vụ, việc HĐ GĐT, TT đã xét xử GĐT, TT hoặc đã mở phiên họp): thống kê số vụ, việc HĐ GĐT, TT đã xét xử hoặc đã mở phiên họp trong kỳ thống kê.

- Dòng 26 (Số vụ, việc VKS kháng nghị): thống kê số vụ, việc VKS đã kháng nghị mà Toà án đã GĐT, TT trong kỳ thống kê (dòng 26 nằm trong dòng 25).

- Dòng 27 (Số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT chấp nhận kháng nghị của VKS): thống kê số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kháng nghị của VKS trong kỳ thống kê (dòng 27 nằm  trong 26)

- Dòng 28 (Số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật): thống kê số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT không chấp nhận kháng nghị (cả kháng nghị của VKS và TA) và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 297 và khoản 1 Điều 309 BLTTDS.

- Dòng 29 (Số vụ, việc Hội đồng GĐT hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng PL của TA cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa): thống kê số vụ, việc Hội đồng GĐT hủy bản án, quyết định của TA đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng PL của TA cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa theo quy định tại khoản 2 Điều 297 BLTTDS.

- Dòng 30 (Số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại): thống kê số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của TA đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại theo quy định tại khoản 3 Điều 297 và khoản 2 Điều 309 BLTTDS.

- Dòng 31 (Số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ, việc): thống kê số vụ, việc Hội đồng GĐT, TT hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ, việc theo quy định tại khoản 4 Điều 297 và khoản 3 Điều 309 BLTTDS.

- Dòng 32 (Số vụ việc còn lại ở VKS): thống kê số vụ việc còn lại chưa giải quyết (chưa kháng nghị, chưa trả lời đơn khiếu nại …) của VKS. 

- Dòng 33 (Số vụ, việc VKS trưng cầu giám định): Thống kê số vụ, việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

- Dòng 34 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án về những vi phạm của Toà án trong TTDS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án về những vi phạm của Toà án trong kỳ thống kê (bản kiến nghị đã ban hành trong kỳ thống kê, còn vi phạm nêu trong bản kiến nghị có thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước; vi phạm có thể là về nội dung hoặc về hình thức). 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó. Ví dụ: 

- Dân sự sơ thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 35, biểu 10; 

- Dân sự phúc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 41, biểu 11;

- Dân sự giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 34, biểu 12;

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 35, biểu 10; 

- Kinh doanh thương mại phúc thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 41, biểu 11; 

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 34, biểu 12; 

- Lao động sơ thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 35, biểu 10;

- Lao động phúc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 41, biểu 11;

- Lao động giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 34, biểu 12;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 13;

- Hành chính phúc thẩm thì thống kê vào dòng 36, biểu 14;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 15;

Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

- Dòng 35 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát): thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê. 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó (tương tự như hướng dẫn tại dòng 35, biểu sơ thẩm dân sự) . Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

Biểu số 13/2013

 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án 

hành chính theo thủ tục sơ thẩm
- Dòng 1(Số vụ án còn lại của kỳ trước): thống kê số vụ án VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án từ kỳ thống kê trước chưa giải quyết chuyển sang kỳ để tiếp tục giải quyết.

- Dòng 2 (Số vụ án tạm đình chỉ được Toà án tiếp tục giải quyết trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước và đưa vào giải quyết tiếp trong kỳ thống kê này vì đã hết lý do tạm đình chỉ. 

- Dòng 3 (Số vụ án VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án VKS đã nhận được thông báo thụ lý bằng văn bản của Toà án chuyển sang trong kỳ thống kê. 

- Từ dòng 4 đến dòng 7:  Phân loại số vụ án VKS đã nhận được thông báo thụ lý bằng văn bản của Toà án chuyển sang trong kỳ thống kê theo 4 loại khiếu kiện cụ thể theo Điều 28 Luật TTHC.  

- Dòng 8 (Số vụ án Toà án chậm gửi thông báo cho VKS): thống kê số vụ án VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê và Toà án gửi thông báo bằng văn bản cho VKS không đúng thời hạn quy định theo Điều 114 Luật TTHC. 

- Dòng 9 (Số vụ án VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ): thống kê những vụ án VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu Toà án xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án theo trình tự sơ thẩm theo khoản 3 Điều 78 Luật TTHC.

- Dòng 10 (Số vụ án VKS yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp chứng cứ): thống kê số vụ án VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp chứng cứ để giải quyết vụ án theo trình tự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 87 Luật TTHC.

- Dòng 11 (Tổng số vụ án VKS thụ lý): thống kê tổng số vụ án VKS phải kiểm sát trong kỳ thống kê, bao gồm: số vụ án cũ + số vụ án mới.

- Dòng 12 (Số vụ án Tòa án đã giải quyết): thống kê số vụ án Toà án đã ra quyết định giải quyết (giải quyết xong ở cấp tố tụng này) trong kỳ thống kê (Điều 122, 123, 136, 160, 166 Luật TTHC).

- Dòng 13 (Số vụ án Toà án ra QĐ đình chỉ việc giải quyết vụ án trước khi mở phiên toà): thống kê số vụ án Toà án đã ra QĐ đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên toà xét xử sơ thẩm trong kỳ thống kê (Điều 120 Luật TTHC).

- Dòng 14 (Số vụ án Toà án đã đưa ra xét xử): thống kê số vụ án Toà án đã đưa ra xét xử và đã xét xử xong trong kỳ thống kê (Điều 163, 165 Luật TTHC).

- Dòng 15 (Số vụ án HĐXX đình chỉ việc giải quyết vụ án tại phiên toà): thống kê những vụ án Hội đồng xét xử đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án tại phiên toà trong kỳ thống kê theo Điều 139, 146 Luật TTHC.

- Dòng 16 (Số vụ án HĐXX bác yêu cầu khởi kiện): thống kê số vụ án HĐXX tuyên bác yêu cầu khởi kiện của đương sự trong kỳ thống kê (Khoản 2, Điều 163 Luật TTHC).

- Dòng 17 (Số vụ án HĐXX chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện): thống kê số vụ án HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đương sự trong kỳ thống kê (Khoản 2, Điều 163 Luật TTHC). 

- Dòng 18 (Số bản án, quyết định mà VKS đã kiểm sát): thống kê số bản án, quyết định của Toà án đã chuyển sang VKS và VKS đã kiểm sát xong bản án, quyết định đó (có phiếu kiểm sát) trong kỳ thống kê.

- Dòng 19 (Số bản án, quyết định của Toà án gửi cho VKS không đúng hạn): thống kê số bản án, quyết định mà Toà án đã gửi sang VKS trong kỳ thống kê nhưng không đúng thời hạn quy định.

 - Dòng 20 (Số bản án, quyết định VKS phát hiện có vi phạm): thống kê số bản án, quyết định của Tòa án mà VKS đã kiểm sát và phát hiện có vi phạm về nội dung hoặc hình thức trong kỳ thống kê.

- Dòng 21 (Số vụ án VKS kháng nghị phúc thẩm (kháng nghị cùng cấp): thống kê những vụ án VKS đã có kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án cùng cấp trong kỳ thống kê. 

- Dòng 22 (Số vụ án VKS kháng nghị đối với bản án): thống kê số vụ án VKS có kháng nghị phúc thẩm đối với bản án của Toà án cùng cấp trong kỳ thống kê.

- Dòng 23 (Số vụ án VKS kháng nghị đối với các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của Toà án): thống kê số vụ án VKS có kháng nghị phúc thẩm đối với các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của Toà án cùng cấp trong kỳ thống kê. 

- Dòng 24 (Số vụ án đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm): thống kê số vụ án VKS đề nghị VKS cấp trên trực tiếp kháng nghị phúc thẩm  trong kỳ thống kê (do có căn cứ kháng nghị nhưng đã hết thời hạn kháng nghị đối với VKS cùng cấp và chưa hết thời hạn kháng nghị đối với VKS cấp trên trực tiếp theo Điều 183 Luật TTHC. 

- Dòng 25 (Số vụ án báo cáo VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm): thống kê số vụ án Viện kiểm sát thấy có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và đã có văn bản báo cáo kháng nghị GĐT trong kỳ thống kê. 

- Dòng 26 (Số vụ án Toà án ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án Toà án đã ra quyết định TĐC trong kỳ thống kê. 

- Dòng 27 (Số vụ án Toà án ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tất cả các vụ án Toà án đã ra quyết định TĐC từ các kỳ thống kê trước cộng dồn lại đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này và đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này, các vụ việc đó vẫn chưa đựơc Toà án đưa ra để giải quyết tiếp. 
- Dòng 28 (Số vụ án còn lại chưa giải quyết): thống kê số vụ án VKS đã thụ lý và Toà án chưa giải quyết (chưa ra một trong những quyết định theo Điều 117 Luật TTHC) phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết.

- Dòng 29 (Số vụ án còn lại chưa giải quyết nhưng đã quá hạn luật định): thống kê những vụ án Tòa án chưa giải quyết nhưng đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 117 Luật TTHC.

- Dòng 30 (Số vụ án VKS trưng cầu giám định): Thống kê số vụ, việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

- Dòng 31 (Số vụ án VKS kiến nghị với Toà án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT): thống kê số vụ án VKS có văn bản trong kỳ thống kê kiến nghị với Toà án về QĐ áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT trong quá trình giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. 

- Dòng 32 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án về những vi phạm của Toà án trong TTDS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án về những vi phạm của Toà án trong kỳ thống kê (bản kiến nghị đã ban hành trong kỳ thống kê, còn vi phạm nêu trong bản kiến nghị có thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước; vi phạm có thể là về nội dung hoặc về hình thức). 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó. Ví dụ: 

- Dân sự sơ thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 35, biểu 10; 

- Dân sự phúc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 41, biểu 11;

- Dân sự giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 34, biểu 12;

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 35, biểu 10; 

- Kinh doanh thương mại phúc thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 41, biểu 11; 

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 34, biểu 12; 

- Lao động sơ thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 35, biểu 10;

- Lao động phúc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 41, biểu 11;

- Lao động giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 34, biểu 12;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 13;

- Hành chính phúc thẩm thì thống kê vào dòng 36, biểu 14;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 15;

Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

- Dòng 33 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát): thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê. 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó (tương tự như hướng dẫn tại dòng 35, biểu sơ thẩm dân sự) . Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

Biểu số 14/2013

 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án 

hành chính theo thủ tục phúc thẩm

 - Dòng 1 (Số vụ án VKS kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Toà án cấp dưới (kháng nghị trên một cấp): thống kê số vụ án VKS đã có QĐ kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, QĐ của Toà án cấp dưới trong kỳ thống kê. 

- Dòng 2(Số vụ án còn lại của kỳ trước): thống kê số vụ án VKS đã nhận được thông báo thụ lý của Toà án từ kỳ thống kê trước nhưng chưa giải quyết, chuyển sang kỳ này để tiếp tục giải quyết.

- Dòng 3 (Số vụ án tạm đình chỉ được Toà án tiếp tục giải quyết trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ ở các kỳ thống kê trước và đưa vào giải quyết tiếp trong kỳ thống kê này vì đã hết lý do TĐC. 

- Dòng 4 (Số vụ án VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án VKS đã nhận được thông báo thụ lý bằng văn bản của Toà án chuyển sang trong kỳ thống kê. 

- Từ dòng 5 đến dòng 8: Phân loại số vụ án VKS đã nhận được thông báo thụ lý bằng văn bản của Toà án chuyển sang trong kỳ thống kê theo 4 loại khiếu kiện cụ thể (Điều 28 Luật TTHC).  

- Dòng 9 (Số vụ án Toà án chậm gửi thông báo cho VKS): thống kê số vụ án VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê và Toà án gửi thông báo bằng văn bản cho VKS không đúng thời hạn quy định theo Điều 114 Luật TTHC trong kỳ thống kê. 

- Dòng 10 (Số vụ án VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ): thống kê những vụ án VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu Toà án xác minh thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm (theo khoản 3 Điều 78 Luật TTHC).

- Dòng 11 (Số vụ án VKS yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ): thống kê số vụ án VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ để giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm (theo khoản 2 Điều 87 Luật TTHC).

- Dòng 12 (Số vụ án VKS tự mình thu thập hồ sơ tài liệu, vật chứng): thống kê số vụ án VKS đã tự mình thu thập hồ sơ, tài liệu, vật chứng để quyết định kháng nghị phúc thẩm theo theo quy định tại khoản3 Điều 78 Luật TTHC. 

- Dòng 13 (Tổng số vụ án VKS thụ lý): thống kê tổng số vụ án VKS phải kiểm sát bao gồm: số vụ cũ + số vụ mới.

- Dòng 14 (Số vụ án Toà án đã giải quyết): thống kê số vụ án Toà án đã giải quyết xong ở cấp tố tụng này trong kỳ thống kê. 

- Dòng 15 (Số vụ Toà án ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm trước phiên toà): thống kê số vụ Toà án đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm trước phiên toà trong kỳ thống kê.

- Dòng 16 (Số vụ án đình chỉ do VKS rút kháng nghị): thống kê những vụ án thuộc dòng 15 và Toà án đã đình chỉ XXPT do VKS rút kháng nghị trước khi mở phiên toà. 
- Dòng 17 (Số vụ án Toà án đã xét xử hoặc đã mở phiên họp xét kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Toà án cấp sơ thẩm): thống kê số vụ án Toà án đã xét xử phúc thẩm (xét xử xong) hoặc đã mở phiên họp xét kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Toà án cấp sơ thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 18 (Số vụ án VKS kháng nghị): thống kê số vụ án VKS kháng nghị mà TA đã xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê. 
- Dòng 19 (Số vụ án HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKS): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kháng nghị của VKS.

- Dòng 20 (Số vụ án HĐXX quyết định giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật TTHC.
- Dòng 21 (Số vụ án HĐXX sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm quyết định sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 205 Luật TTHC.
- Dòng 22 (Số vụ án HĐXX hủy bản án, quyết định sơ thẩm để xét xử lại): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật TTHC.

- Dòng 23 (Số vụ án HĐXX hủy bản án, quyết định sơ thẩm để xét xử lại theo hướng kháng nghị của VKS): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo hướng kháng nghị của VKS (dòng 23 nằm trong dòng 22).

- Dòng 24 (Số vụ án HĐXX hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm huỷ bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 205 Luật TTHC. 

- Dòng 25 (Số vụ án HĐXX đình chỉ việc giải quyết vụ án): thống kê số vụ án HĐXX phúc thẩm đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 5 Điều 205 Luật TTHC.
- Dòng 26 (Số bản án, quyết định đã kiểm sát): thống kê số bản án, QĐ Toà án đã chuyển sang VKS và VKS đã kiểm sát xong bản án, QĐ đó (có phiếu kiểm sát) trong kỳ thống kê. 

- Dòng 27 (Số bản án, quyết định gửi cho VKS không đúng hạn): thống kê số bản án, quyết định mà Toà án đã gửi sang VKS trong kỳ thống kê nhưng không đúng thời hạn quy định tại Điều 208 Luật TTHC.

 - Dòng 28 (Số bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm): thống kê số bản án, quyết định của Tòa án mà VKS đã kiểm sát và phát hiện có vi phạm về nội dung hoặc hình thức trong kỳ thống kê. 

- Dòng 29 (Số vụ án báo cáo VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm): thống kê số vụ án Viện kiểm sát thấy có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và đã có văn bản báo cáo VKS có thẩm quyền kháng nghị GĐT trong kỳ thống kê. 

- Dòng 30 (Số vụ án Toà án ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm trong kỳ thống kê theo quy định tại Điều 197 Luật TTHC. 

- Dòng 31 (Số vụ án Toà án ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm tính đến cuối kỳ thống kê): thống kê tất cả các vụ án Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm từ các kỳ thống kê trước cộng dồn lại đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này và đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này, các vụ việc đó vẫn chưa đựơc Toà án đưa ra để giải quyết tiếp. 
- Dòng 32 (Số vụ án còn lại chưa giải quyết): thống kê số vụ án VKS đã thụ lý và Toà án chưa giải quyết (chưa ra một trong những quyết định tại khoản 1 Điều 191 Luật TTHC) phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết.

- Dòng 33 (Số vụ án còn lại chưa giải quyết nhưng đã quá hạn luật định): thống kê những vụ án Tòa án chưa giải quyết hoặc chưa giải quyết xong nhưng đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 191 Luật TTHC.

- Dòng 34 (Số vụ án VKS trưng cầu giám định): Thống kê số vụ, việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

- Dòng 35 (Số vụ án VKS kiến nghị với Toà án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT: thống kê số vụ án VKS có văn bản trong kỳ thống kê kiến nghị với Toà án về quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ BPKCTT trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

- Dòng 36 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án về những vi phạm của Toà án trong TTDS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án về những vi phạm của Toà án trong kỳ thống kê (bản kiến nghị đã ban hành trong kỳ thống kê, còn vi phạm nêu trong bản kiến nghị có thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước; vi phạm có thể là về nội dung hoặc về hình thức). 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó. Ví dụ: 

- Dân sự sơ thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 35, biểu 10; 

- Dân sự phúc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 41, biểu 11;

- Dân sự giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 34, biểu 12;

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 35, biểu 10; 

- Kinh doanh thương mại phúc thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 41, biểu 11; 

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 34, biểu 12; 

- Lao động sơ thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 35, biểu 10;

- Lao động phúc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 41, biểu 11;

- Lao động giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 34, biểu 12;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 13;

- Hành chính phúc thẩm thì thống kê vào dòng 36, biểu 14;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 15;

Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

- Dòng 37 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát): thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê. 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó (tương tự như hướng dẫn tại dòng 35, biểu sơ thẩm dân sự) . Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

Biểu số 15/2013

 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án 

hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, táI thẩm

 - Dòng 1 (Số vụ án còn lại của kỳ trước): thống kê số vụ án còn lại của kỳ thống kê trước chưa giải quyết, chuyển sang kỳ thống kê này để giải quyết.

- Dòng 2 (Số vụ án VKS mới thụ lý): là số vụ án VKS mới thụ lý (mới nhận được hồ sơ vụ án) trong kỳ thống kê.

- Từ dòng 3 đến dòng 6: Phân loại số vụ án VKS mới thụ lý theo 4 loại khiếu kiện cụ thể theo Điều 28 Luật TTHC. 

- Dòng 7 (Số vụ án VKS rút hồ sơ theo đơn khiếu nại): thống kê số vụ án VKS rút hồ sơ theo đơn khiếu nại của đương sự.

- Dòng 8 (Số vụ án VKS cấp dưới đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm): thống kê số vụ án VKS cấp dưới đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.

- Dòng 9 (Tổng số vụ án VKS thụ lý): thống kê tổng số vụ án VKS phải kiểm sát, bao gồm: số vụ án cũ + số vụ án mới.

- Dòng 10 (Số vụ án VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ): thống kê những vụ án VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu Toà án xác minh thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo khoản 3 Điều 78 Luật TTHC.

- Dòng 11 (Số vụ án VKS yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ): thống kê số vụ án VKS đã có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ để kháng nghị hoặc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo khoản 2 Điều 87 Luật TTHC.

- Dòng 12 (Số vụ án VKS tự mình thu thập hồ sơ tài liệu, vật chứng): thống kê số vụ án VKS đã tự mình thu thập hồ sơ, tài liệu, vật chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật TTHC. 

- Dòng 13 (Tổng số vụ án VKS đã giải quyết trong kỳ thống kê): thống kê số vụ án VKS đã có văn bản giải quyết trong kỳ thống kê, ví dụ: QĐ kháng nghị của VKS, văn bản trả lời nhất trí hoặc không nhát trí với QĐ kháng nghị của Toà án, văn bản trả lời khiếu nại của đương sự và các cơ quan .v.v., 

- Dòng 14 (Số vụ án VKS kháng nghị GĐT, TT): thống kê số vụ án VKS đã kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong kỳ thống kê.  

- Dòng 17 (Số vụ án VKS đã trả lời khiếu nại của đương sự và các cơ quan tổ chức khác): thống kê số vụ án VKS đã rút hồ sơ nghiên cứu và sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKS đã có văn bản trả lời khiếu nại của đương sự, cơ quan tổ chức khác trong kỳ thống kê mà không ra văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Dòng 18 (Số vụ án VKS cấp trên trả lời VKS cấp dưới): thống kê số vụ án sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKS cấp trên đã có văn bản trả lời VKS cấp dưới mà không ra văn bản kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong kỳ thống kê. 

- Dòng 19 (Số vụ án VKS rút kháng nghị trước phiên toà và tại phiên toà): thống kê số vụ án VKS đã quyết định rút kháng nghị trước khi mở phiên toà hoăc rút kháng nghị tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm (Những vụ VKS đã rút kháng nghị tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm thì không tính vào số đã xét xử GĐT, TT nữa).

- Dòng 20 (Số vụ án HĐ GĐT, TT đã xét xử): thống kê số vụ án HĐ GĐT, TT đã xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm trong kỳ thống kê.

- Dòng 21 (Số vụ án VKS kháng nghị): thống kê số vụ án VKS đã kháng nghị mà Toà án đã GĐT, TT trong kỳ thống kê.

- Dòng 22 (Số vụ án Hội đồng GĐT, TT chấp nhận kháng nghị của VKS): thống kê số vụ án Hội đồng GĐT, TT chấp nhận một số hoặc toàn bộ kháng nghị của VKS trong kỳ thống kê.

- Dòng 29 (Số vụ án còn lại chưa giải quyết): thống kê số còn lại chưa giải quyết phải chuyển sang kỳ thống kê sau để giải quyết của VKS.

- Dòng 30 (Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết nhưng đã quá hạn luật định): thống kê những vụ án Tòa án chưa giải quyết hoặc chưa giải quyết xong nhưng đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định.

- Dòng 31 (Số vụ án VKS trưng cầu giám định): Thống kê số vụ, việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

- Dòng 32 (Số bản kiến nghị của VKS với Toà án về những vi phạm của Toà án trong TTDS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án về những vi phạm của Toà án trong kỳ thống kê (bản kiến nghị đã ban hành trong kỳ thống kê, còn vi phạm nêu trong bản kiến nghị có thể là vi phạm diễn ra trong kỳ hoặc có thể là vi phạm diễn ra từ kỳ trước; vi phạm có thể là về nội dung hoặc về hình thức). 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó. Ví dụ: 

- Dân sự sơ thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 35, biểu 10; 

- Dân sự phúc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 41, biểu 11;

- Dân sự giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 1, dòng 34, biểu 12;

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 35, biểu 10; 

- Kinh doanh thương mại phúc thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 41, biểu 11; 

- Kinh doanh thương mại sơ thẩm thì thống kê vào cột 2, dòng 34, biểu 12; 

- Lao động sơ thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 35, biểu 10;

- Lao động phúc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 41, biểu 11;

- Lao động giám đốc thẩm thì thống kê vào cột 3, dòng 34, biểu 12;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 13;

- Hành chính phúc thẩm thì thống kê vào dòng 36, biểu 14;

- Hành chính sơ thẩm thì thống kê vào dòng 32, biểu 15;

Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

- Dòng 33 (Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát): thống kê số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong kỳ thống kê. 

Vì đơn vị tính là số bản nên nếu trong bản kiến nghị chỉ có một nội dung đối với một loại án, một thủ tục thì thống kê vào một cột, một dòng, một biểu tương ứng với loại án đó, thủ tục đó (tương tự như hướng dẫn tại dòng 35, biểu sơ thẩm dân sự). Còn nếu trong một bản kiến nghị có cả thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, có cả hai, ba loại án thì có thể thống kê vào bất kỳ biểu nào cũng được nhưng chỉ thống kê vào một biểu, một dòng, một cột (đã thống kê vào biểu sơ thẩm rồi thì không thống kê vào biểu phúc thẩm, giám đốc thẩm nữa; đã thống kê vào cột án dân sự, HNGĐ rồi thì không thống kê vào cột án kinh doanh, thương mại và cột án lao động nữa .v.v.). 

Biểu số 16/2013

Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

Phần này thống kê tất cả các loại đơn khiếu nại, tố cáo .v.v. gửi đến VKSND (đơn vị mình). 

- Dòng 1 (Số đơn còn lại của kỳ trước): thống kê số đơn VKS đã tiếp nhận từ kỳ thống kê trước nhưng chưa kịp phân loại, xử lý trong kỳ thống kê trước mà chuyển sang kỳ thống kê này để phân loại, xử lý. 

- Dòng 2 (Số đơn mới tiếp nhận trong kỳ): thống kê số đơn VKS mới tiếp nhận trong kỳ thống kê. 

- Dòng 3 đến dòng 8: phân loại số đơn mới tiếp nhận thành 5 loại đơn cụ thể (từ dòng 3 đến dòng 7). Số đơn còn lại thì thống kê vào dòng 8.

- Dòng 9 (Tổng số đơn phải phân loại xử lý): thống kê tổng số đơn VKS phải phân loại xử lý gồm số đơn cũ cộng với số đơn mới. 

- Dòng 10 (Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS): thống kê số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND. Số đơn này bao gồm hai loại:

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của chính VKS mình (đơn vị mình, đơn vị nhận đơn);

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS  khác. 

- Dòng 11 (Số đơn chuyển VKS khác có thẩm quyền giải quyết): thống kê số đơn chuyển VKS khác (kể cả ngoài tỉnh) có thẩm quyền giải quyết.

- Dòng 12 (Số đơn VKS kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp): thống kê số đơn VKS có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp. 

- Dòng 13 (Số đơn chuyển cơ quan Điều tra giải quyết): thống kê số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Điều tra và VKS có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan điều tra.

- Dòng 14 (Số đơn chuyển Tòa án giải quyết): thống kê số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án và VKS có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Toà án.

- Dòng 15 (Số đơn chuyển cơ quan Thi hành án): thống kê số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án và VKS có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan thi hành án.

- Dòng 16 (Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS và không thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết của VKS): thống kê số đơn không thuộc 2 loại trên.

- Dòng 17 (số đơn còn lại chưa phân loại xử lý): thống kê số đơn còn lại chưa phân loại xử lý tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

- Dòng 18 (Số lượt tiếp công dân): là số lượt VKS tiếp dân trong kỳ thống kê.

- Dòng 19 (Số lượt Lãnh đạo Viện kiểm sát tiếp công dân): là số lượt Lãnh đạo Viện kiểm sát tiếp công dân trong kỳ thống kê.

Biểu số 17/2013

Thống kê công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của viện kiểm sát
I. Phần hướng dẫn theo cột:

1. Khiếu nại: 

- Cột 3 (Khiếu nại về quản lý hành chính Nhà nước trong ngành KSND): Thống kê những khiếu nại của cán bộ, công chức trong ngành KSND đối với quyết định, hành vi hành chính của cơ quan VKSND, của những người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý hành chính của ngành KSND như việc tuyển dụng, nâng lương, kỷ luật, bổ nhiệm.vv…

- Cột 4 (Khiếu nại hoạt động điều tra của cơ quan điều tra VKSNDTC): thống kê những khiếu nại về hoạt động điều tra của Cục Điều tra VKSNDTC.

- Cột 5 (Khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trưởng Cơ quan điều tra): thống kê những khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra; quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn (Điều 329 BLTTHS).

- Cột 6 (Khiếu nại quyết định, hành vi của những người tiến hành tố tụng VKS): thống kê những khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện kiểm sát trong quá trình tiến hành tố tụng khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát.

- Cột 7 (Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra): thống kê những khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra như Bộ đội biên phòng, kiểm lâm… theo quy định tại Điều 332 Bộ luật TTHS.

- Cột 8 (Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và THAHS): là những khiếu nại đối với việc bắt, tạm giữ, tạm giam, THAHS của những người, cơ quan có thẩm quyền tiến hành theo quy định tại Điều 333 BLTTHS.

- Cột 9 (Khiếu nại liên quan đến thi hành án dân sự và các loại án khác): thống kê những khiếu nại liên quan đến thi hành án dân sự và các loại án khác theo quy định tại Điều 140 luật THADS.
- Cột 10 (Các khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát): Tất cả các khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhưng không thuộc nội dung từ cột 1 đến cột 6 được thông kê vào nội dung này.

- Cột 11 (Tổng số): thống kê tổng số các loại khiếu nại bao gồm: 
Cột 3 + cột 4 +cột 5 + cột 6 +cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10 = cột 11
2. Tố cáo:

- Cột 12 (Tố cáo cán bộ Kiểm sát vi phạm trong quản lý hành chính Nhà nước): thống kê những tố cáo về hành vi của cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát vi phạm trong lĩnh vực quản lý hành chính.

- Cột 13 (Tố cáo cán bộ Kiểm sát trong hoạt động tư pháp): thống kê những tố cáo về hành vi của cán bộ, những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Viện kiểm sát trong quá trình tiến hành tố tụng. 

- Cột 14 (Tố cáo hành vi của những người được tiến hành một số hoạt động điều tra): thống kê những tố cáo về  hành vi của những người được tiến hành một số hoạt động điều tra (Điều 337 BLTTHS).

- Cột 15 (Tố cáo liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam): thống kê những tố cáo liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam (Điều 337 BLTTHS).

- Cột 16 (Các loại tố cáo khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát): thống kê các tố cáo khác ngoài các loại tố cáo trên và thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND.

- Cột 17 (Tổng số): tổng số các loại tố cáo bao gồm: 
Cột 12 + cột 13 +cột 14 + cột 15 + cột 16 = cột 17
3. Về yêu cầu kháng nghị GĐT, TT: 

- Cột 18 (Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định hình sự): thống kê những yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định hình sự.

- Cột 19 (Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình): thống kê những yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình.

- Cột 20 (Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định hành chính): thống kê những yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định hành chính.

- Cột 21 (Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật): thống kê những yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

4. Các yêu cầu, tố giác khác: 

- Cột 22 (Yêu cầu bồi thường thiệt hại do người tiến hành tố tụng gây ra): thống kê những yêu cầu bồi thường thiệt hại do người tiến hành tố tụng gây ra thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS.

- Cột 23 (Tố giác tội phạm trong hoạt động tư pháp): thống kê những tố giác tội phạm trong hoạt động tư pháp.

- Cột 24 (Tổng cộng): là tổng số tất cá các loại khiếu nại và tất cả các loại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND, bao gồm: cột 11 + cột 17 + cột 18 + cột 19 + cột 20 + cột 21 + cột 22 + cột 23= cột 24.

II. Phần hướng dẫn theo dòng: 

- Dòng 1, 2 (Số đơn/việc còn lại của kỳ trước): thống kê số (đơn/việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS mà kỳ trước chưa giải quyết chuyển sang kỳ thống kê này để giải quyết. 

- Dòng 3, 4 (Số đơn/việc mới thụ lý): thống kê số (đơn/việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND (đơn vị mình) mới thụ lý trong kỳ thống kê.  

- Dòng 5, 6 (Số đơn/việc do cơ quan Đảng, nhà nước chuyển đến): thống kê số (đơn/việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND (đơn vị mình), do cơ quan  Đảng, nhà nước chuyển đến và VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê.  

- Dòng 7, 8 (Tổng số đơn/việc thụ lý): thống kê tổng số (đơn/việc) thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND (đơn vị mình), bao gồm số cũ và số mới thụ lý.  

- Dòng 9, 10 (Số đơn/việc do cơ quan Đảng, nhà nước chuyển đến): thống kê số (đơn/việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND (đơn vị mình) do cơ quan  Đảng, nhà nước chuyển đến.  

- Dòng 11, 12 (Tổng số đơn/việc đã giải quyết): thống kê tổng số (đơn/việc) VKSND (đơn vị mình) đã giải quyết xong trong kỳ thống kê. 

- Dòng 13, 14 (Số đơn/việc do cơ quan Đảng, nhà nước chuyển đến): là số (đơn/việc) nhưng do cơ quan  Đảng, nhà nước chuyển đến đã giải quyết xong.  

- Dòng 15,16 (số khiếu nại đúng, số khiếu nại không đúng): thống kê số khiếu nại đúng hoặc không đúng một phần tương ứng cụ thể với từng loại khiếu nại.

- Dòng 17 (Trả lời hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại, yêu cầu): thống kê số khiếu nại, yêu cầu VKS đã giải quyết bằng hình thức trả lời hoặc ra văn bản giải quyết trong kỳ thống kê. 

- Dòng 18 (Kháng nghị): thống kê số yêu cầu VKS đã giải quyết bằng hình thức ra quyết định kháng nghị trong kỳ thống kê. 

- Dòng 19 (Khởi tố hình sự): thống kê số tố cáo mà VKS đã có QĐ khởi tố hình sự trong kỳ thống kê. 

- Dòng 20 (Xử phạt hành chính, kỷ luật): thống kê số tố cáo đã có QĐ xử phạt hành chính, kỷ luật trong kỳ thống kê. 

- Dòng 21, 22 (Số đơn/việc còn lại chưa giải quyết): là số (đơn/việc) VKSND (đơn vị mình) chưa giải quyết xong trong kỳ thống kê. 

- Dòng 23, 24 (Số đơn/việc đã quá hạn luật định): thống kê số (đơn/việc) VKSND (đơn vị mình) chưa giải quyết xong trong kỳ thống kê và đã quá hạn luật định. 

- Dòng 25 (Số việc VKS trưng cầu giám định): Thống kê số việc VKS có quyết định trưng cầu giám định trong kỳ thống kê.

Biểu số 18/2013

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp
- Dòng 1 (Số lần VKS trực tiếp kiểm sát): thống kê số lần VKS trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp và đã có bản kết luận về lần kiểm sát trực tiếp ấy trong kỳ thống kê. 
- Dòng 2 (Số lần VKS yêu cầu các cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo): thống kê số lần VKS có văn bản trong kỳ thống kê yêu cầu các cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Dòng 3 (Số lần VKS yêu cầu các cơ quan tư pháp tự kiểm tra, kiểm tra cấp dưới): thống kê số lần VKS đã có văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp tự kiểm tra, kiểm tra cấp dưới trong kỳ thống kê. 

- Dòng 4 (Số lần cơ quan tư pháp đã hoàn thành kiểm tra và báo cáo kết quả cho VKS): thống kê số lần các cơ quan tư pháp đã hoàn thành kiểm tra và báo cáo kết quả cho VKS trong kỳ thống kê.

- Dòng 5 (Số bản VKS yêu cầu các cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ tài liệu .v.v. liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo cho VKS): thống kê số văn bản VKS đã ban hành trong kỳ thống kê yêu cầu các cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ tài liệu .v.v. liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo cho VKS. 

- Dòng 6 (Số bản kiến nghị đã ban hành): thống kê số bản kiến nghị của VKS đã ban hành trong kỳ thống kê thông qua hoạt động kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp. 

- Dòng 7 (Số bản kháng nghị đã ban hành): thống kê số bản kháng nghị của VKS đã ban hành trong kỳ thống kê thông qua hoạt động kiểm sát việc giả quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp. 

- Dòng 8 (Số bản kháng nghị được chấp nhận): thống kê số bản kháng nghị của VKS đã được các cơ quan tư pháp chấp nhận bằng văn bản trả lời, tiếp thu, báo cáo kết quả .v.v. trong kỳ thống kê (kháng nghị có thể trong kỳ, có thể từ kỳ trước). 

Biểu số 19/2013

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

- Dòng 1 (Số việc cũ): Thống kê số việc Toà án đã ra QĐ mở thủ tục phá sản từ kỳ thống kê trước nhưng chưa giải quyết chuyển sang kỳ thống kê này (Điều 28 Luật Phá sản).

- Dòng 2 (Số việc Toà án mới ra QĐ mở thủ tục phá sản): Thống kê số việc Toà án mới ra QĐ mở thủ tục phá sản trong kỳ thống kê (Điều 28 Luật Phá sản).

- Dòng 3 (Tổng số việc Toà án QĐ mở thủ tục phá sản): Thống kê tổng số việc Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản bao gồm số việc cũ, số việc mới.  

- Dòng 4 (Số việc Toà án gửi thông báo QĐ mở thủ tục phá sản đúng hạn): Thống kê số việc Toà án gửi thông báo QĐ mở thủ tục phá sản đúng hạn trong kỳ thống kê (Điều 29 Luật Phá sản).

- Dòng 5 (Số việc Toà án đã giải quyết): Thống kê số việc Toà án đã ra một trong những QĐ (QĐ áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh, QĐ mở thu tục thanh lý tài sản .v.v.) để thực hiện quyết định mở thủ tục phá sản.

- Dòng 6 (Số việc Toà án đã ra QĐ áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh): Thống kê số việc Toà án đã ra QĐ áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh đối với doanh nghiệp trong kỳ thống kê (Điều 68 Luật Phá sản).

- Dòng 7 (Số việc Toà án ra QĐ đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh): Thống kê số việc Toà án đã ra QĐ áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh nhưng sau đó, Toà án lại ra QĐ đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh trong kỳ thống kê (Điều 76 Luật Phá sản).

- Dòng 8 (Số việc Toà án ra QĐ mở thủ tục thanh lý tài sản): Thống kê số việc Toà án ra QĐ mở thủ tục thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp trong kỳ thống kê (Điều 78 Luật Phá sản).

- Dòng 9 (Số việc VKS kháng nghị QĐ mở thu tục thanh lý tài sản): Thống kê số việc VKS kháng nghị QĐ mở thu tục thanh lý tài sản trong kỳ thống kê (Điều 83 Luật Phá sản).

- Dòng 10 (Số kháng nghị được Toà chấp nhận): Thống kê số kháng nghị QĐ mở thu tục thanh lý tài sản của VKS được Toà chấp nhận trong kỳ thống kê. 

- Dòng 11 (Số việc Toà án đã ra QĐ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản): Thống kê số việc Toà án đã ra QĐ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong kỳ thống kê (Điều 86 Luật Phá sản).

- Dòng 12 (Số việc VKS kháng nghị QĐ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản): Thống kê số việc VKS kháng nghị QĐ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong kỳ thống kê (Điều 91 Luật Phá sản).

- Dòng 13 (Số kháng nghị QĐ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được Toà chấp nhận): Thống kê số kháng nghị QĐ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được Toà chấp nhận trong kỳ thống kê. 

- Dòng 14 (Số việc Toà án ra QĐ đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản): Thống kê số việc Toà án đã ra QĐ đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong kỳ thống kê (Điều 67 Luật Phá sản).

- Dòng 15 (Số việc còn lại chưa giải quyết): Thống kê số việc còn lại Toà án chưa giải quyết tính đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê. 

- Dòng 16 (Số kiến nghị của VKS về những vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản): Thống kê số kiến nghị của VKS về những vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản trong kỳ thống kê. 

Biểu số 20 

Thống kê công tác kiểm sát thi hành án dân sự 

- Cột 1 (Số việc): Thống kê số việc tương ứng với mỗi dòng.

- Cột 2 (Số tiền): Thống kê số tiền tương ứng với mỗi dòng
- Dòng 1 (Số cũ chuyển sang): thống kê số việc, số tiền cơ quan thi hành án dân sự đã chuyển Quyết định thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cùng cấp sang VKS trong kỳ thống kê trước và đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê trước, việc này vẫn chưa thi hành xong hoặc thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chưa ra QĐ đình chỉ, hoặc chưa ra QĐ trả lại đơn yêu cầu thi hành án đối với việc này. 

- Dòng 2 (Số mới thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan thi hành án dân sự mới thụ lý trong kỳ thống kê (bao gồm cả số việc, số tiền nhận ủy thác).  

- Dòng 3 (Tổng số thụ lý): thống kê tổng số việc, số tiền mà cơ quan THADS đã thụ lý giải quyết, bao gồm: số việc cũ + số việc mới (dòng 3 = dòng 1 + dòng 2).

- Dòng 4 (Số kết thúc thi hành án): thống kê số việc và số tiền đã kết thúc thi hành án (bao gồm: số việc đã thi hành xong, số việc đình chỉ thi hành án và số việc trả đơn yêu cầu thi hành án theo Điều 52 Luật THADS). 

- Dòng 5 (Số đã thi hành xong): thống kê số việc, số tiền cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong.

Dòng 6 (Số miễn giảm thi hành án): thống kê số việc số tiền Toà án đã có quyết định miễn giảm thi hành án (Điều 61, 62 Luật THADS)

- Dòng 7 (Số có điều kiện thi hành án): thống kê số việc, số tiền có điều kiện thi hành án.
- Dòng 8 (Số QĐ về THADS VKS đã nhận): thống kê số quyết định của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp đã chuyển sang VKS trong kỳ thống kê (tính theo sổ thụ lý) (Theo Điều 38 Luật THADS).

- Dòng 9 (Số QĐ về THADS vi phạm về thời hạn): thống kê số quyết định của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp đã chuyển sang VKS không đúng hạn (Theo Điều 38 Luật THADS) và theo thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010).

- Dòng 10 (Số QĐ về THADS VKS đã kiểm sát): thống kê số QĐ bao gồm: QĐ hoãn, TĐC, trả đơn, đình chỉ v.v. của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp chuyển sang VKS trong kỳ thống kê (Theo Điều 38 Luật THADS).

- Dòng 11 (Số QĐ về THADS vi phạm): là số QĐ bao gồm: QĐ hoãn, TĐC, trả đơn, đình chỉ v.v. của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp chuyển sang VKS có vi phạm về nội dung, hình thức … (không tính vi phạm về thời hạn gửi quy định cho VKS).

- Dòng 12 (Số cuộc kiểm sát trực tiếp): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án bao gồm kiểm sát cơ quan THADS cùng cấp, cấp dưới và cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc THADS đã hoàn thành (đã có kết luận) (dòng 12 = dòng 13 + dòng 14 + dòng 15).

- Dòng 13 (Số cuộc kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án cùng cấp): thống kê Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp đã hoàn thành.

- Dòng 14 (Số cuộc kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án cấp dưới): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới đã hoàn thành.

- Dòng 15 (Số cuộc kiểm sát trực tiếp cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc THADS): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan, tổ chức có liên quan đã hoàn thành.

- Dòng 16 (Số việc VKS kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy chứng cứ, KS việc định giá, đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản…): thống kê số việc mà VKS đã trực tiếp kiểm sát việc kê biên tài sản, cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy chứng cư, việc định giá, đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản… trong kỳ thống kê.

- Dòng 17 (Số việc kê biên, định giá, bán đấu giá, xử lý tài sản, vật chứng… có vi phạm): thống kê số việc kê biên tài sản, cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy chứng cư, việc định giá, đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản… có vi phạm trong kỳ thống kê.

- Dòng 18 (Số việc VKS yêu cầu CQ THADS ra QĐ THA): thống kê số việc VKS yêu cầu cơ quan THADS ra QĐ thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 30 luật THADS).

- Dòng 19 (Số việc VKS yêu cầu ra QĐ cưỡng chế, hoãn cưỡng chế): thống kê số việc VKS yêu cầu cơ quan THADS ra QĐ cưỡng chế, hoãn cưỡng chế trong kỳ thống kê theo Điều 46 luật THADS.

- Dòng 20 (Số bản VKS yêu cầu cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu…): thống kê số bản VKS yêu cầu cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát.

- Dòng 21 (Số việc VKS yêu cầu cơ quan THADS hoãn thi hành án, TĐC THA, đình chỉ THA, trả đơn, xét miễn giảm tiền phạt án phí, xác minh điều kiện thi hành án và các yêu cầu khác): là số việc VKS yêu cầu cơ quan THADS hoãn, TĐC, đình chỉ, trả đơn … trong kỳ thống kê theo Điều 48, 49, 50, 51…luật THADS.

- Dòng 22 (Số việc có điều kiện nhưng xếp vào không có điều kiện thi hành): thống kê số việc có điều kiện thi hành nhưng cơ quan THADS xếp vào không có điều kiện thi hành theo Điều 44 Luật THADS.

- Dòng 23 (Số bản kiến nghị cơ quan THADS): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với cơ quan THADS trong kỳ thống kê (có bản kiến nghị) .

- Dòng 24 (Số bản kháng nghị cơ quan THADS): thống kê số bản kháng nghị của VKS đối với cơ quan THADS trong kỳ thống kê.

- Dòng 25 (Số bản kiến nghị cơ quan THADS đã phúc tra): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với cơ quan THADS mà VKS đã kiểm tra lại việc thực hiện kiến nghị.
- Dòng 26 (Số bản kiến nghị được chấp nhận): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với cơ quan THADS và được cơ quan THADS chấp nhận.
- Dòng 27 (Số bản kháng nghị với cơ quan THADS đã phúc tra): thống kê số bản kháng nghị nghị của VKS đối với cơ quan THADS mà VKS đã kiểm tra lại việc thực hiện kháng nghị.
- Dòng 28 (Số bản kháng nghị được chấp nhận): thống kê số bản kháng nghị của VKS đối với cơ quan THADS và được cơ quan THADS chấp nhận.
- Dòng 29 (Số bản án, QĐ VKS yêu cầu TA chuyển cơ quan THADS): thống kê số bản án, quyết định mà VKS yêu cầu Tòa án chuyển sang cơ quan THADS.

- Dòng 30 (Số bản kiến nghị của VKS đối với Tòa án): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với Tòa án trong kỳ thống kê.
- Dòng 31 (Số bản kháng nghị của VKS đối với Tòa án): thống kê số bản kháng nghị của VKS đối với quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 64 luật THADS.
- Dòng 32 (Số bản kiến nghị các cơ quan khác): thống kê số bản kiến nghị của VKS đối với các cơ quan khác có liên quan đến THADS.
Hướng dẫn phụ lục

Phụ lục ban hành kèm theo biểu mẫu thống kê bao gồm 6 phụ lục, khi xây dựng phụ lục, cán bộ thống kê lưu ý:

- Cần cập nhật đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của phụ lục.

- Phải kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng mối quan hệ logic giữa các phụ lục và các chỉ tiêu liên quan trong biểu mẫu thống kê.

1. Phụ lục số 01/2013: Danh sách những người bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử  hình.

Phụ lục này thống kê tất cả những bị cáo mà Tòa sơ thẩm mới tuyên phạt tử hình, đối với những bị cáo mà bị nhiều Tòa án khác nhau tuyên phạt tử hình thì Tòa án xét xử sau vẫn phải lập phụ lục và ghi rõ Tòa án nơi nào đã xét xử tuyên phạt tử hình trước đó vào phần ghi chú.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án sơ thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm bản án sơ thẩm tuyên phạt tử hình.

- Cột 4 (Tội danh): Ghi rõ những điều luật đã tuyên trong bản án sơ thẩm.

- Cột 5 (Ghi chú): Ghi các thông tin cần thiết khác ngoài các thông tin đã nêu ở trên.
2. Phụ lục số 02/2013: Danh sách những người bị tòa án tuyên phạt tử hình đã thi hành án, trốn, chết.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Tội danh): Ghi rõ những điều luật đã tuyên trong bản án mà người đó bị tuyên phạt tử hình.

- Cột 4 (Bản án đã tuyên phạt tử hình): Ghi rõ số bản án; ngày, tháng, năm bản án đã tuyên phạt tử hình (có thể là án sơ thẩm hoặc phúc thẩm).

- Cột 5 (Quyết định thi hành án): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định.

- Cột 6 (Ngày thi hành án): Ghi rõ ngày, tháng, năm thi hành hình phạt tử hình đối với người chấp hành án tử hình.

- Cột 7 (Ngày trốn): Ghi rõ ngày, tháng, năm người chấp hành án tử hình trốn khỏi nơi giam. Cần lưu ý: chỉ tính những trường hợp trốn đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được.

- Cột 8 (Ngày chết, nguyên nhân chết): Ghi rõ ngày, tháng, năm người chấp hành án tử hình chết. Căn cứ vào kết luận giám định để xác định nguyên nhân chết.

3. Phụ lục số 03/2013: Danh sách những người bị tòa án phúc thẩm tuyên phạt tử hình.

Phụ lục này chỉ thống kê những người bị Tòa án phúc thẩm mới tuyên phạt tử hình. Đối với những trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình sau đó xét xử phúc thẩm do bị kháng cáo, kháng nghị thì không thống kê vào phụ lục này mà thống kê vào phụ lục số 11/2013.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án sơ thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm và tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm.

- Cột 4 (Tội danh đã áp dụng, hình phạt): Ghi rõ các điều luật đã áp dụng ghi trong bản án sơ thẩm và mức hình phạt cao nhất bị cáo đã bị tuyên trong bản án sơ thẩm. 

- Cột 5 (Bản án phúc thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm ban hành bản án phúc thẩm đã tuyên phạt tử hình.

- Cột 6 (Tội danh đã áp dụng): Ghi rõ các điều luật đã áp dụng ghi trong bản án phúc thẩm.

- Cột 7 (Ghi chú): Ghi các thông tin cần thiết khác ngoài các thông tin đã nêu ở trên.
4. Phụ lục số 04/2013: Danh sách những người bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình đã được xét xử phúc thẩm.

Phụ lục này thống kê kết quả xét xử phúc thẩm đối với những người đã bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị Tòa án sơ thẩn tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án sơ thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm ban hành bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình. 

- Cột 4 (Tòa án đã xét xử sơ thẩm): Ghi rõ tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm.

- Cột 5 (Tội danh đã áp dụng): Ghi rõ những điều luật đã áp dụng ghi trong bản án sơ thẩm. 

- Cột 6 (Bản án phúc thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm xét xử phúc thẩm.
- Cột 7 (Tội danh đã áp dụng): Ghi rõ các điều luật đã áp dụng ghi trong bản án phúc thẩm.

- Cột 8 (Kết quả xét xử phúc thẩm): Chỉ ghi những quyết định của Tòa án phúc thẩm liên quan đến hình phạt tử hình như: y án sơ thẩm; sửa bản án sơ thẩm chuyển hình phạt tử hình bằng hình phạt khác (ghi rõ hình phạt đã được chuyển, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt là bao nhiêu năm); hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ để điều tra hoặc xét xử lại; hủy án sơ thẩm và đình chỉ vụ án ( đối với những trường hợp đình chỉ vụ án thì phải ghi rõ căn cứ đã áp dụng).

- Cột 9 (Ghi chú): Ghi các thông tin cần thiết khác ngoài các thông tin đã nêu ở trên.
5. Phụ lục số 05/2013: Danh sách những người đã bị tuyên phạt tử hình mà tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên đình chỉ vụ án  hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án đã tuyên tử hình): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm và tên tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm tuyên phạt tử hình. 

- Cột 4 (Kết quả giám đốc thẩm, tái thẩm): Chỉ ghi những quyết định của Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm liên quan đến hình phạt tử hình gồm:  hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại; hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án ( đối với những trường hợp đình chỉ vụ án thì phải ghi rõ căn cứ đã áp dụng để đình chỉ).

06. Phụ lục số 06/2013: Danh sách những người đã bị tuyên phạt tử hình đã của Chủ tịch nước.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án đã tuyên tử hình): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm và tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm tuyên phạt tử hình. 

- Cột 4 (Quyết định không kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định. Quyết định không kháng nghị  được hiểu là quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

- Cột 5 (Quyết định không kháng nghị của Chánh án TANDTC): Giống cột 4 

- Cột 6 (Quyết định ân giảm xuống chung thân): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định của Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân.

- Cột 9 (Quyết định bác đơn xin ân giảm): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình. 
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